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4.1 Giới thiệu chung về chiến lược kinh doanh  

4.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 

Thuật ngữ "chiến lược" đã được thu thập vào đời sống kinh tế và đã 

được sử dụng phổ biến ở cả phạm vi vĩ mô cũng như vi mô. Có khá nhiều 

cách tiếp cận khác nhau về khái niệm này. Có người cho rằng "Chiến lược là 

một dạng kế hoạch thống nhất và tổng hợp nhằm dẫn sắt tổ chức đi đến mục 

tiêu mong muốn, nó là cơ sở để xác định chính sách và thủ pháp tác 

nghiệp". Quan điểm này coi chiến lược là một kế hoạch đặc biệt.  Raymond 

Alain Thietart quan niệm: "Chiến lược là tổng thể các quyết định, các hành 

động liên quan tới việc lựa chọn các phương tiện và phân bổ nguồn lực 

nhằm đạt được một mục tiêu nhất định".  Porter lại coi: "Chiến lược là nghệ 

thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ". Quan điểm 

này cho rằng kinh doanh là phải có mưu kế, tức phải biết chớp cơ hội đầu tư 

nhanh, thu hồi vốn nhanh, song để tồn tại lâu dài thì mưu kế phải đi liền với 

đạo đức kinh doanh. Như vậy, trường phái này coi chiến lược là một nghệ 

thuật. General Ailleret cho rằng: "Chiến lược là việc xác định những con 

đường và những phương tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác 

định thông qua các chính sách". 

Như vậy, thông qua các quan niệm về chiến lược nêu trên, chúng ta có 

thể coi "Chiến lược là định hướng kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 

đã đề ra của tổ chức". Có thể nói, chiến lược kinh doanh là bánh lái để tổ 

chức ra khơi thành công, là cơn gió thổi cho diều bay cao mãi. Chiến lược 

kinh doanh được nhìn nhận như một nguyên tắc, một tôn chỉ trong kinh 

doanh. Chính vì vậy tổ chức muốn thành công trong kinh doanh, điều kiện 

tiên quyết có chiến lược kinh doanh hay, tổ chức thực hiện chiến lược tốt. 

4.1.2 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh: 

- Chiến lược kinh doanh là sản phẩm chủ quan của quá trình nhận thức, 

do đó nó chỉ mang tính định hướng. Khi triển khai chiến lược phải kết hợp giữa 

chiến lược và sách lược, giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu tình thế. 

- Chiến lược kinh doanh mang tính liên tục và kế thừa, đảm bảo hiệu 
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quả hoạt động cao cho cả chu kỳ sống, đồng thời đảm bảo cho tổ chức vận 

dụng kết hợp các yếu tố môi trường với các nguồn lực nội bộ làm cho các 

định hướng chiến lược và kế hoạch vừa quán triệt tính tiên tiến lại vừa khả 

thi. 

- Chiến lược kinh doanh mang tư tưởng tiến công, giành ưu thế trong 

cạnh tranh. Khi xây dựng chiến lược phải đặt ra dự kiến những tình huống 

có thể xẩy ra, tức là phải trả lời 2 câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... ? và Tổ 

chức sẽ phải làm gì trong tình huống đó? 

- Chiến lược kinh doanh thường được xây dựng trong thời kỳ dài, 

thường là cho dài hạn và độ dài của nó phụ thuộc vào chu kỳ kinh doanh. 

4.1.3 Vai trò của chiến lược kinh doanh. 

- Chiến lược kinh doanh giúp tổ chức nhận rõ mục đích, hướng đi của 

mình trong từng thời kỳ, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức. 

Nó giúp tổ chức có thể chủ động hơn thay vì bị động trong việc vạch rõ 

tương lai của mình. 

- Chiến lược kinh doanh được đưa ra sẽ làm cho mọi thành viên của tổ 

chức thấu hiểu được những việc phải làm và cam kết thực hiện nó. Điều đó 

có thể tạo sự ủng hộ và phát huy năng lực sẵn có của cán bộ công nhân viên 

trong tổ chức, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. 

- Chiến lược kinh doanh giúp tổ chức khai thác nhưng ưu thế cạnh 

tranh trên thương trường để tạo nên lợi thế cạnh tranh, qua đó giúp cho các 

thành viên trong tổ chức có thái độ tích cực với những sự thay đổi từ môi 

trường bên ngoài. 

- Chiến lược kinh doanh giúp tổ chức sử dụng có hiệu quả tài sản hữu 

hình và vô hình.  

- Chiến lược kinh doanh là cơ sở, căn cứ để lựa chọn phương án kinh 

doanh, phương án đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường... 

Tóm lại, tổ chức muốn tồn tại được trên thị trường, muốn ứng phó được 

những thay đổi thường xuyên diễn ra trên thị trường, muốn giành thắng 

lợi trong cuộc cạnh tranh khốc liệt thì phải có chiến lược kinh doanh phù 

hợp. 
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4. 2. Tiến trình hoạch định chiến lược trong ngân 

hàng 

Tiến trình xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng được thực 

hiện theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, song đối với những ngân hàng đã 

có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, có thể thực hiện qua các bước 

sau: 

Bước 1: Phân tích môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội kinh 

doanh và nguy cơ đối với ngân hàng. 

Bước 2: Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của ngân hàng. 

Bước 3: Phân tích nội bộ ngân hàng để xác định rõ thế mạnh và điểm 

yếu của ngân hàng 

Bước 4: Hình thành các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược phù 

hợp. 

Sơ đồ 4.1: Tiến trình hoạch định chiến lược của ngân hàng 
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4.2.1  Sứ mệnh (nhiệm vụ) của ngân hàng 

Sứ mệnh kinh doanh của một ngân hàng được định nghĩa như là mục đích 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Sứ mệnh kinh doanh trả lời câu hỏi: 

“Ngân hàng tồn tại và thực hiện những hoạt động kinh doanh trên thị trường 

để làm gì?”. 

 Một sứ mệnh kinh doanh đúng chuẩn trước tiên là định hướng về 

khách hàng vì theo lập luận hoàn toàn hợp lý chính khách hàng là người xác 

định sự tồn tại của ngân hàng vì chỉ có họ mới là người sẵn sàng trả tiền cho 

ngân hàng về những dịch vụ mà ngân hàng cung ứng. Sự  thành bại của 

khách hàng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Điều này 

cũng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát và khả năng suy trì chặt chẽ với 

khách hàng. 

 Nói về khía cạnh thực tiễn thì sứ mệnh kinh doanh của ngân hàng cần 

được thể hiện thành văn bản. Tùy thuộc vào mỗi ngân hàng, sứ mệnh kinh 

doanh của ngân hàng có thể khác nhau về độ dài, nội dung, kích cỡ, nét đặc 

trưng riêng biệt. Tuy nhiên, vẫn có một cấu trúc khuôn mẫu để làm rõ hơn 

cơ sở cho các ngân hàng dựa vào đó để viết bản sứ mệnh kinh doanh cho 

mình. Hầu hết các chuyên gia chiến lược cho rằng khi viết văn bản này cần 

quan tâm đến và lựa chọn thích hợp trong các đặc trưng sau đây như là 

những thành phần quan trong: 

 - Khách hàng: Khách hàng của ngân hàng là ai? Khách hàng là tổ 

chức hay các cá nhân, hay là cả hai? Có thể nói chi tiết hơn, khách hàng tổ 

chức là các tổ chức đủ mọi cỡ lớn, vừa, và nhỏ. Điều quan trọng là ngân 

hàng phải xác định rõ “khách hàng mục tiêu”. Chẳng hạn ngân hàng thương 

mại AA xác định: “ Chúng tôi phục vụ khách hàng chủ yếu là cá nhân, tổ 

chức vừa và nhỏ trên địa bàn”. 

 - Dịch vụ: Các sản phẩm hay dịch vụ ngân hàng cung cấp là gì? Ngân 

hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ hay chỉ một nhóm dịch vụ nào đó. Dịch vụ 

chủ yếu ngân hàng là dịch vụ nào? Ví dụ: Ngân hàng Charter Bank nêu rõ: 

“Ngân hàng chúng tôi cung cấp các dịch vụ như: Các dịch vụ về tài khoản 
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và thanh toán, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ cho vay, dịch vụ ngân 

hàng điện tử, dịch vụ tín thác và dịch vụ ngoại hối”. 

 - Công nghệ: Ngân hàng có phải xem công nghệ là mối quan tâm 

hàng đầu không? Công nghệ có thành yếu tố hàng đầu của ngân hàng trong 

việc cải tiến và nâng cấp để tăng cường năng suất và chất lượng dịch vụ 

ngân hàng không? Công nghệ thanh toán, phân phối các dịch vụ có phải là 

điểm mạnh của ngân hàng không? 

 - Vị trí ngân hàng trong kinh doanh: Ngân hàng đứng ở vị trí nào 

trong thị trường mà ngân hàng đang và sẽ hoạt động? Thông thường các 

ngân hàng mạnh hàng đầu mới thể hiện rõ điều này trong sứ mệnh kinh 

doanh, còn các ngân hàng ở vị thế thị trường đầy cạnh tranh, đeo bám không 

nên đề cập trong sứ mệnh của mình. 

 - Thị trường: Thị trường mục tiêu của ngân hàng ở đâu? Phạm vi hoạt 

động là thị trường địa phương, khu vực, toàn quốc hay quốc tế. Trong đó, 

ngân hàng phải khẳng định được đối tượng chi tiết khu vực hoạt động trọng 

tâm. 

 - Mối quan tầm đến nhân sự: Hành vi và thái độ của ngân hàng đối 

với công tác nhân sự như thế nào? Quan điểm của ngân hàng trong tuyển 

dụng, phát triển, kích thích, tán thưởng, thu hút các nhân viên có khả năng, 

cung cấp những điều kiện làm việc tốt, chế độ tiền lương, phúc lợi tùy theo 

hiệu quả lao động và sự gắn bó, cơ hội hứa hẹn thăn tiến và đảm bảo công 

ăn việc làm lâu dai, không khí nơi là việc thoải mái, tinh thần hợp tác, tồn 

trọng lẫn nhau. 

 - Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng: Mối ngân hàng có lợi thế cạnh 

tranh nhất định trên thị trường. Ví dụ, lịch sử hình thành và hoạt động của 

ngân hàng, chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên, sự đa dạng về sản phẩm 

kinh doanh, mức phí, hệ thống phân phối.... Tuy nhiên, trong sứ mệnh của 

ngân hàng chỉ nêu lên thế mạnh và đặc thù của ngân hàng so với các ngân 

hàng cạnh tranh. Chẳng hạn, các ngân hàng mới tham gia thị trường thường 

không có lợi thế về lịch sử và kinh nghiệm. 
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 Tóm lại, các tiêu chuẩn trên được xem như là một các khung sườn để 

viết lên sứ mệnh kinh doanh có các ngân hàng và ngân hàng sẽ đạt được ý 

nghĩa cao hơn nếu sứ mệnh kinh doanh được thể hiện rõ ràng, gây ấn tượng 

và được truyền đạt một cách hiệu quả đến các nhà làm chiến lược, các nhà 

quản trị và nhân viên của ngân hàng. 

4.2.2  Những mục tiêu của chiến lược kinh doanh của ngân hàng 

Những mục tiêu của chiến lược kinh doanh được xác định như là những 

thành quả mà ngân hàng cần đạt được khi theo đuổi sứ mệnh của mình trong 

thời kỳ hoạt động tương đối dài (trên một năm). Những mục tiêu dài hạn là 

rất cần thiết cho sự thành công của ngân hàng vì chúng thể hiện kết quả mà 

ngân hàng cần đạt được khi theo đuổi sứ mệnh kinh doanh của mình. Hỗ trợ 

việc đánh giá thành tích, tạo ra năng lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, 

cho thấy những ưu tiên trong việc lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược. 

 Yêu cầu quan trọng trong việc xác định mục tiêu chiến lược là đảm 

bảo các mục tiêu phải xác đáng. Tiếp theo cần phải xác định một danh mục 

nhất định các mục tiêu chủ chốt có nghĩa nhất. Đồng thời cần sắp xếp chúng 

theo thứ tự ưu tiên nào đó, chứ không phải đưa ra một danh mục không có 

thức tự các mục đích. 

 Yếu cầu về tính xác đáng của các mục tiêu: 

 - Tính cụ thể: Mục tiêu đúng là mục tiêu cụ thể, thể hiện kết quả cụ 

thể cuối cùng cần đạt được khi tiến hành những hành động nhất định. Nó chỉ 

rõ mục tiêu liên quan đến vấn đề nào, giới hạn về thời gian và không gian 

thực hiện. Mục tiêu càng cụ thể thì càng dễ hoạch định phương hướng, giải 

pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu đó. Thông thường các mục tiêu ở cấp 

hội sở sẽ mang tính tổng quát cao, còn các mục tiêu ở cấp chi nhánh, cấp 

vùng, cấp chức năng hay ở các công ty trực thuộc thì sẽ cụ thể, chi tiết hơn. 

 - Tính nhất quán: Các mục tiêu thường không nhất quán và có mối 

quan hệ trắingợc nhau, như lợi nhuận trước mắt thường ngược với tăng 

trưởng lâu dài, nới lỏng tín dụng thường làm tăng rủi ro tín dụng... Do đó, 

khi xác định mục tiêu chiến lược phải luôn chú ý đảm bảo sao cho chúng 

nhất quán với nhau. Điều này có nghĩa là nó phải phù hợp và đồng bộ với 
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nhau, nhất là việc hoàn thành mục tiêu này không cản trở  việc hoàn thành 

mục tiêu khác. Kinh nghiệm thực tế cho thấy: việc phân cấp mục tiêu theo 

thứ tự ưu tiên, đưa ra các phương án tùy chọn nhằm dung hòa mâu thuẫn là 

cách khả khá tốt để giảm thiểu các mâu thuẫn tiềm năng. 

 - Tính đo lường: Tính chất có liên quan đến tính cụ thể của mục tiêu, 

có nghĩa là một mục tiêu càng cụ thể thì càng phải thể hiện rõ ở khả năng đo 

lường được. Do đó, các mục tiêu nên được đưa ra dưới dạng các chỉ tiêu thể 

hiện bằng con số tuyệt đối hay tường đối. Chẳng hạn, khả năng cạnh tranh 

được đo lường bởi thị phần chiếm lĩnh trên thị trường, khả năng mở rộng thị 

trường về phương diện địa lý được đo lường liên quan chặt chẽ đến việc xác 

lập các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh. 

 - Tính khả thi: Các mục tiêu được đặt ra phải khả thi trên phương diện 

thực hiện. Điều này có nghĩa là nó phải phản ánh được nguyện vọng và phù 

ợp với khả năng của ngân hàng. Những mục tiêu này phải là kết quả tổng 

thể của những hoạt động mà ngân hàng có thể thực hiện trong môi trường 

mà nó hoạt động trên thực tế chứ không phải là một thị trường giả sử. 

 - Tinh thách thức: Nội dung các mục tiêu phải có tính thách thức trên 

cở sở hy vọng cao để các nhà quản trị và nhân viên ngân hàng thực sự nỗ lực 

phấn đấu thực hiện và hoàn thành. Điều này sẽ tạo một tiền lệ tốt để mọi 

người luôn tìm tòi, phát huy sáng kiến để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, ngân 

hàng đặt ra các mục tiêu quá cao, không sát thực tế hay khó có thể đạt được 

thì nó trở nên phản tác dụng vì nó khiến mọi người chán nản, mất lòng tin 

vào chiến lược trở nên chỉ là ảo vọng không có khả năng thực hiện. 

 - Tính linh hoạt: Các mục tiêu kinh doanh được đặt ra trong môi 

trường kinh doanh trong tương lai. Do đó, các mục tiêu được xây dựng phải 

có tính linh hoạt hay phải có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với các nguy 

cơ và cơ hội xảy ra trong môi trường kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, ngân 

hàng cần lưu ý rằng việc thay đổi và điều chỉnh quá thường xuyên sẽ dẫn 

đến sự rối loạn trong chiến lược, chính sách và các chương trình hoạt động. 

4.2.3  Phân tích môi trường kinh doanh và xác định cơ hội và nguy cơ 

4.2.3.1  Môi trường kinh doanh bên ngoài  
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 Môi trường kinh doanh của ngân hàng là hoàn cảnh trong đó ngân 

hàng hoạt động và tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh và bị ảnh hưởng chi 

phối bởi hoàn cảnh này. Trong trường kinh doanh của ngân hàng có thể 

được mô tả bằng hàng loạt yếu tố được xem như những tác đồng từ bên 

ngoài tới các hoạt động kinh doanh của các tổ chức ngân hàng.  Phần lớn, 

trong các yếu tố đó và tác động của chúng thường mang tính khách quan và 

ngân hàng khó kiểm soát được và có thể thích nghi với chúng. Môi trường 

kinh doanh bên ngoài có thể phân tích thành cấp độ môi trường vi mô và 

mối trường vĩ mô. Sự phân chia này có ý nghĩa tạo thuận lợi cho việc nhận 

rõ sự quan trọng của các yếu tố có mức độ tác động khác nhau để hoạt động 

của ngân hàng. 

 Môi trường vĩ mô  

 Môi trường vĩ mô là các yếu tố tổng quát về kinh tế, chính trị, pháp 

luật, nhà nước, văn hoá xã hội, dân số, tự nhiên, thế giới có ảnh hưởng đến 

tất cả các ngành kinh doanh và tất cả các định chế tài chính khác không 

riêng gì đối với các ngân hàng. 

 Tuy nhiên, sự tác động không nhất thiết phải giống nhau về phương 

thức, chiều hướng, và mức độ tác động. Có những yếu tố ảnh hưởng quan 

trọng đến ngành này nhưng lại không ảnh hưởng đến ngành khác. 

 Trong kinh doanh của ngân hàng thì các yếu tố như kinh tế, pháp luật 

và chính sách thường có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp nhất đến hoạt 

động của ngân hàng. Dù vậy, các yếu tố khác cũng ảnh hưởng không nhỏ 

đến kinh doanh của ngân hàng. 

 Môi trường vi mô  

 Đây là các yếu tố bên trong ngành kinh doanh của ngân hàng và liên 

quan đến các tác nghiệp kinh doanh của ngân hàng nó quyết định tính chất 

và mức độ kinh doanh trong ngành đối với ngành ngân hàng. Các yếu tố môi 

trường vĩ mô tạo nên những áp lực khác nhau đến hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng. 

 Các yếu tố phân tích bao gồm: 
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 - Yếu tố kinh tế: Đây là các yếu tố tác động bởi các giai đoạn chu kỳ 

kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng của GDP, triển vọng các ngành 

nghề kinh odanh sử dụng vốn ngân hàng, cơ cấu chuyển dịch giữa các khu 

vực kinh tế, mức độ ổn định giá cả, lãi suất, cán cân thanh toán và ngoại 

thương... 

 - Yếu tố chính trị, pháp luật và chính sách của Nhà nước: Ngân hàng 

là hoạt động được kiểm soát chặt chẽ về phương diện pháp luật hơn so với 

các ngành khác. Các chính sách tác động đến hoạt động động kinh doanh 

của ngân hàng như chính sách cạnh tranh, phá sản, sát nhập, cơ cấu và tổ 

chức ngân hàng, các quy định về cho vay, bảo hiểm tiền gửi, dự phòng rủi ro 

tín dụng, quy định về quy mô vốn tự có... được quy định trong luật ngân 

hàng và các quy định hướng dẫn thi hành luật. Ngoài ra, các chính sách tiền 

tệ, chính sách tài chính, thuế, tỷ giá, quản lý nợ của Nhà nước và các cơ 

quan quản lý hữu quan như ngân hàng Trung ường, Bộ tài chính... cung 

thường xuyên tác động vào hoạt động của ngân hàng. 

 - Yếu tố môi trường văn hóa xã hội: Những vấn đề mang tính lâu dài 

và ít thay đổi, có giá trị lớn trong phân tích chiến lược như văn hoá tiêu 

dùng, thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong đời sống, tập quán tiết 

kiệm, đầu tư, ứng xử trong quan hệ giao tiếp, kỳ vọng cuộc sống, cộng đồng 

tốn giáo, sắc tộc, xu hướng về lao động... 

 - Yếu tố công nghệ: Sự thay đổi nhành chóng của công nghệ thông tin 

trở thành bức phá trong cạnh tranh của ngành ngân hàng. 

 - Yếu tố dân số: Đó là các yếu tố về cơ cấu dân số theo đột tuổi, giới 

tính, thu nhập, mức sống,... Tỷ lệ tăng dân số, quy mô dân số, khả năng dịch 

chuyển dân số giữa các khu vực kinh tế, giữa thành thị và nông thôn. 

 - Yêu tố tự nhiên: Sự khan hiếm các nguồn tài nguyên, khả năng sản 

xuất hàng hoá trên các vùng tự nhiên khác nhau, vấn đề ô nhiễm môi 

trường, thiếu năng lượng hay lãng phí tài nguyên thiên nhiên có thể ảnh 

hưởng đến quyết định đầu tư cho vay của ngân hàng. 

 - Yếu tố quốc tế: Do xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế dẫn đến sự 

hội nhập giữa các nền kinh tế trong khu vực hay toàn cẩu. Do đó, cần phải 
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theo dõi và nắm bắt xu hướng kinh tế thế giới, phát hiện các thị trường tiềm 

năng, tìm hiểu các diễn biến về chính trị và kinh tế theo những thông tin về 

công nghệ mới, các kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế. 

 - Các đối thủ cạnh tranh đang hoạt động: Các đối thủ ngân hàng này 

đang tranh đua và dùng các thủ thuật để tăng lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm 

thị phần của nhau. Những đối thủ đó là các ngân hàng thương mại, các công 

ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ hỗ trợ... Mức độ cạnh tranh phụ thuộc 

vào số lượng và quy mô các định chế tham gia thị trường. 

  - Khách hàng: Là nhân tố quyết định sự sống còn của các ngân hàng 

trong môi trường cạnh tranh. Khách hàng của ngân hàng không có sự đồng 

nhất và họ vừa có thể là người gửi tiền - cung cấp nguồn vốn vằ là người vay 

vốn - sử dụng vốn của ngân hàng, và sử dụng các dịch vụ tài chính khác của 

ngân hàng. 

 - Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Các định chế tài chính và phi tài 

chính có thể xâm nhập lẫn nhau về các dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 

Ngoài các đối thủ cạnh tranh hiện có cần phải lưu ý các đối thủ tiềm ẩn 

trong tương lai như các công ty bảo hiểm, và các tổ chức tài chính khác. 

 - Thị trường thay thế: Các dịch vụ ngân hàng thay thế là ít có, nhưng 

trong chừng mực nào đó vẫn có xuất hiện những thị trường và những 

khuynh hướng khách hàng thay vì sử dụng các dịch vụ ngân hàng truyền 

thống như tiền gửi hay cho vay như: 

 + Khuynh hướng đầu tư vào các thị trường chứng khoán thay vì mở 

tài khoản tiền gửi tiết kiệm. 

 + Khuynh hướng đầu tư vào thị trường bất động sản 

 + Khuynh hướng tự tài trợ bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu thay 

vì đi vay ngân hàng. 

Tóm lại, các yếu tố tác động thuộc về môi trường bên ngoài, cả vĩ mô lẫn vi 

mô thường rất phức tạp, đa dạng... 

4.2.3.2 Cơ hội và nguy cơ  

 Cơ hội và nguy cơ được tạo ra từ  sự tổng hợp yếu tố môi trường bên 

ngoài, vi mô và vĩ mô. 
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 Một cơ hội có thể là một tình huống trong đó việc thực hiện mục tiêu, 

việc tiến hành hoạt động của ngân hàng có được sự tác động thuận lợi bởi 

một số yếu tố môi trường, chẳng hạn như sự tăng trưởng kinh tế bền vững 

trên các khu vực thị trường mà ngân hàng phục vụ; hay Nhà nước cắt giảm 

thuế đối với lĩnh vực ngân hàng - tài chính... 

 Ngược lại, một nguy cơ cũng có thể hiểu đơn thuần là một tình huống 

trong đó việc thực hiện mục tiêu, việc tiến hành hoạt động của ngân hàng 

mà không có được tác động thuận lợi hay bị cản trở bởi các yếu tố môi 

trường, chẳng hạn như: nguy cơ bị đối thủ cạnh  tranh loại ra khỏi các thị 

trường mục tiêu, nguy cơ giảm chất lượng dịch vụ do lạc hậu về công nghệ, 

nguy cơ mất vốn do không kiểm soát được rủi ro... 

 Điều quan trọng cần thiết là không nên xem mọi thuận lợi hoặc trở 

ngại đề là cơ hội hoặc nguy cơ. Vì khi khi tiến hành chỉ ra các cơ hội và 

nguy cơ thì rất có thể dẫn tới trường hợp sẽ có đến hàng trăm hay hàng ngàn 

cơ hội và nguy cơ. Điều đó không chỉ gây thêm chi phí cho việc phân tích 

mà còn làm cho người ta không nhận ra những cơ hội và nguy cơ thực sự là 

gì và càng ngại cho việc đề xuất phương án chiến lược. 

 Chính vì vậy, cần sử dụng những phương pháp thỏa đáng, giới hạn, 

sắp xếp, trong đó chú ý đến cơ hội tốt nhất và nguy cơ xấu nhất từ đó tìm ra 

sự cân đối các điểm mạnh, điểm yếu về nguồn lực soa cho có lợi nhất. 

 Thông thường không nên quan tâm sắp xếp mức tác động cở hội theo 

bậc thang: suất xắc, tốt, bình thường, thấp, và tác động nguy cơ theo thang 

bậc hiểm nghèo, nguy kịch, nghiêm trọng, nhẹ... 

4.2.4  Phân tích môi trường bên trong và xác định điểm mạnh - yếu  

4.2.4.1.. Môi trường bên trong  

 Môi trường bên trong hay là phân tích các điều kiện, nguồn lực thực 

tại của ngân hàng. Các hệ thống bên trong ngân hàng có được hay có thể 

huy động và kiểm soát được để đưa vào hoạt động kinh doanh. Khái niềm về 

nguồn lực bao gồm có nhiều loại yếu tố khác nhau: Nguồn nhân lực, vật 

chất, kỹ thuật, bộ máy tổ chức, các chính sách dịch vụ, tài chính, 

marketing... Ngân hàng cần phải nỗ lực để phân tích một cách cẩn thận các 
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yếu tố nguồn lực nhằm xác định đúng đắn các điểm mạnh, điểm yếu trên cơ 

sở đó phải tìm cách tận dụng các điểm mạnh, loại bỏ những điểm yếu để đạt 

lợi thế tối đa trong chiến lược. 

 - Yếu tố marketing: Là những yếu tố liên quan đến nghiên cứu thị 

trường khách hàng và hệ thống thông tin marketing. Vị thế cạnh tranh trên 

thị trường, xác định khách hàng mục tiêu, đa dạng hoá về sản phẩm và dịch 

vụ ngân hàng, giá cả của ngân hàng (lãi suất)... 

 - Yếu tố về nhân lực: Chất lượng bộ máy lãnh đạo và các quản trị 

viên, trình độ chuyển môn, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, 

đạo đức nghề nghiệp của lực lượng nhân viên, không khí nơi làm việc, chính 

sách tuyển dụng nhân viên, kinh nghiệm và tính năng động của nhân viên..., 

tất cả là những yếu tố tạo thế mạnh cho ngân hàng. 

 - Yếu tố tài chính: Khả năng huy động vốn tiền gửi và vay mượn trên 

các thị trường tài chính, nguồn vốn tự có, khả năng thanh toán, cơ cấu tài 

sản sinh lời, quy mô tài chính, và khả năng tạo lợi nhuận của ngân hàng..., 

phản ảnh lợi thế của ngân hàng so với các ngân hàng đối thủ. 

 - Yếu tố cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ: Vị trí của ngân hàng, chi 

nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng ở vị thế thuận lợi, thiết bị hiện đại để 

phục vụ khách hàng tiện lợi và nhanh chóng, trình độ công nghệ hiện đại 

của ngân hàng... 

4.2.4.2. Xác định điểm mạnh, điểm yếu  

 Phân tích cẩn thận và lập bảng tổng kết các yếu tố nguồn lực theo tầm 

quan trọng cho phép ngân hàng phát hiện ra các điểm mạnh, điểm yếu quan 

trọng làm cơ sở cho phân tích các ma trận chiến lược. Về phương diện kỹ 

thuật nên phân hạng các điểm mạnh, điểm yếu theo phương pháp thích hợp 

để nhận định. 

 Đối với các điểm mạnh chủ yếu theo thang cấp: rất mạnh, mạnh, có 

ưu thế. 

 Đối với điểm yếu chủ yếu theo thang cấp: rất yếu, yếu, kém ưu thế. 
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 Điều này có nghĩa trong phân tích chiến lược là khi cân nhắc các ưu 

tiên như lựa chọn chiến lược là theo đuổi các chiến lược phải tận dụng các 

điểm mạnh và lấy để bù đắp yếu hay cải thiện các điểm yếu. 

4.2.5.  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng 

4.2.5.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng  

 - Chiến lược tăng trưởng tập trung: là lợi chiến lược đặt trọng tâm vào 

ciệc cải tiến mở rộng thêm các sản phẩm hoặc thị trường hiện có mà không 

thay đổi bất kỳ yếu tố nào. Có một số phương án chiến lược có thể được tiến 

hành. 

 + Thâm nhập thị trường 

 + Phát triển thị trường 

 + Phát triển sản phẩm 

 - Chiến lược tăng trưởng mở rộng: Đây là loại chiến lược đặt trọng 

tâm vào đưa thêm các dịch vụ tài chính mới để tạo cơ sở thị trường mới hay 

đi vào các lĩnh vực phi tài chính khác. Chiến lược này đòi hỏi phải mở rộng  

quy mô nguồn lực, kiến thức về nhiều lĩnh vực ngành nghề. Ngân hàng có 

thể xây dựng các chiến lược bằng cách mở rộng ra bên ngoài. 

 - Chiến lược sáp nhập: Là tiến hành hợp nhất với một ngân hàng khác 

tạo thành ngân hàng mới về danh tánh mới, phát hành cổ phiếu mới, cơ cấu 

tổ chức mới và nhiều thay đổi. Do xu hướng cạnh tranh toàn cầu vấn đề sáp 

nhập trở thành một trào lưu hiện nay. 

 - Chiến lược mua lại: Là việc ngân hàng mua lại một ngân hàng một 

ngân hàng khác bằng con đường mua lại cổ phần để nắm giữ quyền kiểm 

soát ngân hàng đó như vẫn giứ danh tiến và cơ cấu tổ chức như cũ hoặc mua 

lại các công ty tài chính, công ty chứng khoán. 

 - Chiến lược liên doanh: Là liên doanh khi hai hay nhiều ngân hàng 

hợp lực để thực hiện một vấn đề mà một ngân hàng riêng lẻ không làm được 

hoàn toàn không đụng chạm đến quyền sở hữu ngân hàng của hai bên có 

nhiều hình thức để tiến hành liên doanh như liên doanh quốc tế để vượt qua 

rào cản chính trị và văn hoá để có thể hợp pháp cạnh tranh trên thị trường 

quốc tế. 
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4.2.5.2 Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động  

 Khi cần thu hẹp để sắp xếp lại qui mô hoạt động thích hợp nhằm tăng 

hiệu quả kinh doanh trong điều kiện kinh tế không ổn định. Nhóm chiến 

lược này có các chiến lược chi tiết như sau: 

 - Cắt giảm chi phí: Chiến lược này chỉ mang tính tạm thời để sắp xếp 

lại hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn khi một số lĩnh vực nào đó năng suất 

kém làm chi phí tăng quá cao hoặc do khó khăn tạm thời liên quan đến điều 

kiện môi trường kinh doanh. 

 - Cắt bỏ một số lĩnh vực kinh doanh: Chiến lược này thực hiện theo 

hướng nhượng, bán hoặc đóng cửa một số cơ sở kinh doanh  trực thuộc với 

mục đích thu hồi vốn đầu tư ở những bộ phận kinh doanh không còn khả 

năng sinh lời hay tập trung vốn cho một số hoạt động, lĩnh vực hay các 

trung tâm đang sinh lời cao có triển vọng lâu dài. 

 - Giải thể: Là chiến lược bắt buộc cuối cùng, ngưng hoàn toàn các 

hoạt động kinh doanh, chi trả tiền gửi cho công chúng và các khoản nợ. 

4.2.6  Chiến lược cấp chi nhánh và  bộ phận chức năng 

Chiến lược kinh doanh cần được phát triển cho mỗi cấp tổ chức của 

ngân hàng, điểm chỉ ra bình thường cho sự phân tích ngân hàng là sự phân 

khúc thị trường cá thể. Cấu trúc tổ chức của ngân hàng có thể ảnh hưởng 

đến trách nhiệm cho sự tiến hành làm thay đổi trong sự thay đổi chiến lược 

thị trường. Cấu trúc tổ chức chính nó là một yếu tố chính dưới sự kiểm soát 

quản trị, nó thật sự trở thành một yếu tố cơ bản cho sự khác nhau giữa các 

ngân hàng. 

Sự khác nhau giữa nội dung kế hoạch ở các cấp tổ chức khác nhau 

của ngân hàng được chứng minh trong bảng dưới đây. 
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Bảng 1: Những yêu cầu cần thiết cho chiến lược ngân hàng theo 
hệ thống cấp bậc 

Nội dung  Cấp NH công ty  Cấp bộ phận  Cấp phân khúc thị 
trường  

-         Sứ mệnh 
   
  
-         Mục tiêu 
   
   
   
-         Sự nắm 
bắt 
   
 -         Điểm 
mạnh cạnh 
tranh 
  
-         Sự đánh 
giá cơ hội thị 
trường 
 -         Chiến 
lược danh mục 
đầu tư thị 
trường 
   
-         Sự thay 

đổi được 
phát họa đối 
với những 
biến số có 
thể kiểm 
soát 

 -         Những 
chương trình để 
thực hiện thay 
đổi 
   
-         Kết quả 

tài chính 
mong muốn 

Sứ mệnh NH 
   
  
Mục tiêu NH 
   
   
   
Cụ thể đối với khả 
năng của NH. Cơ 
hội và đe dọa. 
 Điểm mạnh, điểm 
yếu của ngân hàng. 
   
             / 
    
Tổng quát, sự ưu 
tiên và hỗn hợp, bao 
gồm những lãnh vực 
mới của lợi ích. 
Kế hoạch tấn công 
cho sự thay đổi 
trong năng lực NH 
   
 Cụ thể đối với ngân 
hàng 
    
   
Đo lường tài chính 
ngân hàng 

Thị trường, những 
dịch vụ được phát 
họa cho bộ phận, 
những hạn chế. 
 Mục tiêu bộ phận 
hỗ trợ mục tiêu 
chung ngân hàng. 
Cụ thể từng lãnh 
vực của các dịch 
vụ bộ phận. 
   
   
   
 Điểm mạnh, điểm 
yếu của bộ phận. 
  
Đánh giá và kiểm 
tra tất cả các cấp. 
 Phối hợp thị phần 
giao cho bộ phận. 
    
Kế hoạch tấn công 
cho sự thay đổi 
trong năng lực bộ 
phận 
   
Cụ thể đối với 
năng lực bộ phận 
Đo lường tài chính 
bộ phận 
  Đo lường tài 
chính bộ phận 

Lãnh vực của dịch vụ 
đã phát họa để phát 
triển phân khúc thị 
trường 
    
Mục tiêu phân chia 
   
   
  
Cụ thể cho nhu cầu 
thị trường. Sự cạnh 
tranh, dịch vụ... 
 Cụ thể từng thị phần, 
điểm mạnh, điểm yếu.
            / 
   
   
Sự ưu tiên đầu tư cụ 
thể cho sự phân chia 
này. 
   
Những kế hoạch tấn 
công để thay đổi 
những yếu tố cụ thể 
cho sự phân chia thị 
trường này. 
    
Cụ thể đối với sự 
phân chia thị trường 
    
Đo lường tài chính. 
Phân chia thị trường 
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4.2.7 Tổ chức thực hiện chiến lược 

Có nhiều quan điểm khác nhau về quy trình triển khai thực hiện chiến 

lược. Lawrence đã đề xuất tiến trình triển khai chiến lược gồm 5 bước cần 

tuân thủ để đảm bảo chiến lược sẽ được thực hiện một cách thành công. Với 

tiến trình này, Lawrence cho rằng trong giai đoạn thực hiện chiến lược, các 

nhà quản trị cần tiến hành các hoạt động chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, thiết lập các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn 

hơn; 

Thứ hai, thay đổi điều chỉnh cơ cấu tổ chức hiện tại theo các mục tiêu 

chiến lược; xác định nhiệm vụ của từng bộ phận và cơ chế phối hợp giữa các 

bộ phận. 

Thứ ba, phân phối các nguồn lực. 

Thứ tư, hoạch định và thực thi các chính sách kinh doanh. 

Thứ năm, làm thích nghi các quá trình tác nghiệp thông qua việc thiết 

lập hệ thống thông tin, phát huy nền nếp văn hoá hỗ trợ cho chiến lược, 

quản trị sự thay đổi, thích nghi giữa sản xuất và điều hành. 

Cũng có thể khái quát quy trình triển khai chiến lược thành ba bước 

cụ thể: 

Sơ đồ mô hình quản trị chiến lược tổng quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hình thành chiến lược    Tổ chức thực

  Đánh giá và 

             hiện chiến lược     điều 

chỉnh chiến lược 

Phân tích và dự báo môi 
trường bên ngoài (2) 

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế 
hoạch ngắn hạn hơn (8) 

Xét lại mục 
tiêu (4) 

Quyết định 
chiến lược (5) 

Phân phối 
nguồn lực (6) 

Kiểm tra, đánh giá 
và đều chỉnh (9) 

Nghiên 
cứu triết 
lý kinh 
doanh, 

mục tiêu 
và 

nhiệm 
vụ của 
doanh 
nghiệp 

(1) 

Phân tích và dự báo môi 
trường bên trong (3) 

Xây dựng 
chính sách (7) 
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Bước 1: Phân phối nguồn lực. Phân phối nguồn lực được quan niệm là 

việc tổ chức (tổ chức lại) các nguồn lực theo mục tiêu chiến lược đã quyết 

định 

Bước 2: Xây dựng các chính sách kinh doanh. Các chính sách kinh 

doanh được hiểu là các chính sách chức năng. Chúng hỗ trợ trực tiếp cho 

quá trình thực hiện chiến lược. 

Bước 3: Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch ngắn hạn hơn. 

Xuất phát từ quan niệm mới về độ dài thời gian chiến lược dẫn đến trong 

triển khai chiến lược, việc tiếp tục hoạch định các kế hoạch cụ thể phụ thuộc 

vào độ dài thời gian của thời kỳ chiến lược. Từ chiến lược, các nhà quản trị 

tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch cho các khoảng thời gian ngắn 

hạn hơn với kế hoạch ngắn hạn nhất có thể là các kế hoạch tác nghiệp cho 

giờ, ca, ngày làm việc … Sau đó, hoạt động không kém phần quan trọng là 

triển khai thực hiện các kế hoạch đã hoạch định. Nội dung của hoạt động 

này rất phức tạp, bao trùm mọi hoạt động quản trị ở mọi lĩnh vực hoạt động 

của tổ chức, kể cả quản trị sự thay đổi. 

Các nguyên tắc triển khai thực hiện chiến lược 

- Các chính sách kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở và hướng 

vào thực hiện hệ thống mục tiêu chiến lược. 

- Trong trường hợp môi trường kinh doanh không biến động ngoài 

giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai phải nhất quán và nhằm thực 

hiện các mục tiêu chiến lược. 

- Kế hoạch càng dài hạn hơn, càng mang tính khái quát hơn; kế hoạch 

càng ngắn hạn hơn thì tính cụ thể càng phải cao hơn. 

- Tổ chức phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt 

quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả. 

- Kế hoạch phải được phổ biến đến mọi người lao động và phải có sự 

tham gia và ủng hộ nhiệt tình của họ. 

- Luôn dự báo và phát hiện sớm các thay đổi ngoài dự kiến để chủ 

động thực hiện các thay đổi cần thiết đối với các hoạt động có liên quan. 

Những hạn chế thường gặp trong thực hiện chiến lược 
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Tổ chức thực hiện chiến lược là một quá trình phức tạp liên quan tới 

tất cả các khâu, các bộ phận và đòi hỏi phải triển khai nhiều loại hoạt động 

thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Do vậy, thực hiện chiến 

lược thường gặp rất nhiều vướng mắc. Những khó khăn chính thường thấy 

là: 

- Việc thực hiện mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu. 

- Những vấn đề phát sinh thường không lường trước được. 

- Việc điều hành các công việc thực hiện không có hiệu quả. 

- Các hoạt động cạnh tranh và khủng hoảng làm sao nhãng các quyết 

định thực hiện. 

- Những người thực hiện chiến lược không có đủ năng lực. 

- Những nhân viên chưa được đào tạo và huấn luyện đủ yêu cầu. 

- Các nhân tố môi trường nằm ngoài tầm kiểm soát gây ra những tác 

động xấu. 

- Các nhà quản trị cấp trung gian chưa đảm bảo chỉ đạo và điều hành 

đúng đắn. 

- Các nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu chưa được xác định một cách 

chi tiết … 

- Chưa có hệ thống thông tin hữu hiệu, đáp ứng được yêu cầu tổ chức 

quá trình thực hiện chiến lược. 

Điều này đòi hỏi các nhà quản trị phải đặc biệt chú ý khắc phục 

chúng trong quá trình điều hành thực hiện chiến lược để đảm bảo quản trị 

chiến lược có hiệu quả. 

4.2.8 Quy trình kiểm tra chiến lược 

Quá trình kiểm tra cơ bản bao gồm ba bước: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra; 

- Đo lường việc thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chuẩn đã xây dựng; 

- Điều chỉnh sự khác biệt 

Trong quản trị chiến lược có tác giả cho rằng quá trình kiểm tra chiến 

lược bao gồm sáu bước cơ bản là: 

- Xác định nội dung kiểm tra; 
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- Đề ra tiêu chuẩn để kiểm tra; 

- Định lượng kết quả đạt được; 

- So sánh kết quả đạt được với tiêu chuẩn đề ra; 

- Xác định nguyên nhân sai lệch; 

- Tìm biện pháp khắc phục 

Còn F.R.Davis thì cho rằng việc đánh giá chiến lược bao gồm ba hoạt 

động cơ bản: 

- Kiểm soát những cơ sở cơ bản của chiến lược của một tổ chức; 

- So sánh những kết quả mong muốn với những kết quả thực sự; 

- Tiếp nhận những hoạt động đúng để đảm bảo công việc đang thực 

hiện phù hợp với kế hoạch. 

Trên cơ sở các nguyên lý cơ bản về kiểm tra nói chung cũng như 

kiểm tra trong quản trị kinh doanh nói riêng, phù hợp với quản trị chiến 

lược, hoạt động kiểm tra có thể và cần phải bao gồm các bước cơ bản sau 

đây: 

- Xác định nội dung kiểm tra; 

- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra; 

- Đánh giá thông qua các tiêu chuẩn đã xây dựng; 

- Điều chỉnh trên cơ sở đánh giá. 

Cần chú ý rằng quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển tổ chức 

bao gồm các hoạt động không chỉ liên quan đến việc hình thành chiến lược 

mà còn liên quan đến mọi hoạt động triển khai thực hiện chiến lược đã xây 

dựng, cho nên nội dung của hoạt động kiểm tra cũng phải đề cập đến mọi 

hoạt động nối liền từ khâu xây dựng đến khâu triển khai thực hiện chiến 

lược. 

4.2.9 Các chiến lược chức năng của ngân hàng 

4.2.9.1  Chiến lược tài chính 

Chiến lược tài chính ngân hàng được thiết lập nhằm đảm bảo các điều 

kiện tài chính cần thiết cho mọi hoạt động đầu tư, sản xuất … phù hợp với 

các mục tiêu chiến lược đã xác định. 
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Các nhiệm vụ cụ thể của chiến lược tài chính được xác định trên cơ sở 

các căn cứ chủ yếu sau: hiện trạng năng lực tài chính của ngân hàng và dự 

báo những thay đổi có thể; mục tiêu và chiến lược kinh doanh tổng quát của 

ngân hàng và từng đơn vị kinh doanh chiến lược; các kết quả phân tích và dự 

báo về môi trường kinh doanh: cơ hội, đe doạ, mạnh, yếu của ngân hàng; 

các dự báo về thị trường tài chính trong tương lai cũng như các nhiệm vụ 

cần huy động và sử dụng vốn trong chiến lược kinh doanh … 

Nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn chiến lược có thể đề cập đến 

việc lựa chọn huy động các nguồn lực tài chính nào? số lượng bao nhiêu? ở 

giai đoạn nào? Xác định chi phí kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn cho 

từng mục đích sử dụng vốn trong từng thời kỳ cụ thể … 

Nội dung chủ yếu của chiến lược tài chính đề cập đến nhiều vấn đề 

trong đó có thể gắn với việc xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư; 

xây dựng các phương án quản trị cầu và khả năng đáp ứng tài chính cho mọi 

hoạt động đầu tư cần thiết; xác định các tiêu thức chiến lược tài chính dài 

hạn, xây dựng các phương án liên minh và hợp tác chiến lược về tài chính; 

hình thành các chiến lược vốn cho các lĩnh vực hoạt động cụ thể như nghiên 

cứu và phát triển, sản xuất, marketing …  

Cơ sở để biến các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược tài chính 

thành hiện thực là hệ thống các giải pháp chiến lược cần thiết. Các giải pháp 

chiến lược này có thể được chia làm hai loại là các giải pháp liên quan trực 

tiếp đến bộ phận tài chính và các giải pháp phối hợp hoạt động giữa bộ phận 

tài chính với các bộ phận khác của ngân hàng. Trong đó, các giải pháp gắn 

trực tiếp với việc huy động và sử dụng các nguồn vốn đóng vai trò quan 

trọng bậc nhất. 

4.2.9.2   Chiến lược nhân sự 

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sử dụng có 

hiệu quả nhất nguồn nhân lực hiện có và khai thác tốt nhất nguồn nhân lực 

trên thị trường lao động, đảm bảo điều kiện nhân lực cần thiết cho việc hoàn 

thành các mục tiêu chiến lược tổng quát của một thời kỳ chiến lược xác 

định. 
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Trong mỗi thời kỳ chiến lược cụ thể, ngân hàng cần xác định các mục 

tiêu cụ thể cho chiến lược nguồn nhân lực. Các mục tiêu chiến lược nguồn 

nhân lực quy định các nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ chiến lược. Đó là 

các nhiệm vụ sau: 

- Đảm bảo số lượng lao động gắn với việc thay đổi số lượng lao động 

bao gồm tăng, giảm đối với từng loại lao động cụ thể; 

- Đảm bảo chất lượng lao động bao gồm nâng cao năng suất lao động 

ở từng đơn vị bộ phận của ngân hàng; 

- Đảm bảo thù lao lao động có tính chất cạnh tranh bao gồm giải 

quyết các vấn đề tiền lương và các loại tiền thưởng; 

- Cải thiện điều kiện làm việc của người lao động gồm trang thiết bị 

bảo hộ lao động, thời gian lao động và nghỉ ngơi … 

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đã xác định cần 

phải xây dựng hệ thống các giải pháp chiến lược thích hợp. Cơ sở hình thành 

hệ thống giải pháp chiến lược ở lĩnh vực lao động là sự am hiểu về thị 

trường lao động và những dự báo về thay đổi có thể xuất hiện trên thị trường 

lao động; các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân ngân hàng trong lĩnh vực 

quản trị lao động; những yêu cầu mới đối với lực lượng lao động và quản trị 

lực lượng lao động phù hợp với thời kỳ chiến lược tương lai … 

Trong mỗi thời kỳ chiến lược cụ thể, mỗi ngân hàng có thể hình thành 

các giải pháp chiến lược về nguồn nhân lực khác nhau. Dưới dây sẽ đề cập 

đến các nhóm giải pháp chiến lược chung mang tính nguyên tắc: 

- Giải pháp đảm bảo số lượng và cơ cấu lao động hợp lý 

Đây là giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát và có nhiệm vụ 

đảm bảo số lượng và cơ cấu lao động phù hợp  với nhiệm vụ sản xuất - kinh 

doanh trong suốt thời kỳ chiến lược. 

Muốn đảm bảo số lượng và cơ cấu lao động hợp lý, các nhà hoạch 

định phải tính toán cầu về lao động phù hợp với chiến lược kinh doanh của 

ngân hàng cũng như phân tích lực lượng lao động hiện đang sử dụng. Trên 

cơ sở phân tích quan hệ cung - cầu lao động ở thời kỳ chiến lược cụ thể, các 
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nhà hoạch định chiến lược ngân hàng dự báo số lượng lao động cần bổ sung 

(có tính đến các đòi hỏi về chất lượng) hoặc cần thải loại trong thời kỳ chiến 

lược xác định. Các dự báo này có thể cụ thể đến từng nhóm loại lao động 

cho từng đơn vị kinh doanh chiến lược của ngân hàng. 

Trên cơ sở các dự báo số lượng lao động cần bổ sung hay thải loại, 

chất lượng của đội ngũ lao động theo yêu cầu và các dự báo cụ thể về thị 

trường lao động, các nhà hoạch định đề ra các giải pháp chiến lược cụ thể về 

đảm bảo số lượng và cơ cấu lao động thích hợp. Đồng thời, phải xác định 

các điều kiện cụ thể về ngân sách, về vật chất cũng như sự phối hợp giữa các 

bộ phận để thực hiện được các mục tiêu về đảm bảo số lượng và cơ cấu lao 

động hợp lý của thời kỳ chiến lược cụ thể. 

- Giải pháp chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ lao động. 

Giải pháp này nhằm thực hiện hệ thống mục tiêu chiến lược tổng quát 

và có nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về chất lượng lao động phù hợp với nhiệm 

vụ sản xuất - kinh doanh trong suốt thời kỳ chiến lược cụ thể. 

Trong mỗi thời kỳ chiến lược, đội ngũ lao động (bao gồm cả đội ngũ 

lao động hiện tại và lực lượng lao động sẽ được tuyển dụng, luân chuyển 

trong quá trình thay đổi) có thể đã đảm bảo được chất lượng cần thiết và 

cũng có thể không đáp ứng được các đòi hỏi về chất lượng so với yêu cầu 

của chiến lược kinh doanh của ngân hàng. 

Các giải pháp chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất 

lượng lao động được xây dựng trên cơ sở cầu về chất lượng lao động, đội 

ngũ lao động hiện tại của ngân hàng, yêu cầu về cơ cấu lao động sẽ phải 

tuyển dụng phù hợp với mục tiêu chiến lược cũng như dự báo thực trạng thị 

trường lao động. 

Các giải pháp chiến lược này thường bao hàm cả việc tổ chức các lớp 

bồi dưỡng dưới hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau hoặc đào tạo từ bên 

ngoài. Đồng thời, cũng phải cân đối các điều kiện tài chính, vật chất cần 

thiết và sự phối hợp các lĩnh vực hoạt động khác nhau nhằm thực hiện được 

các nhiệm vụ chiến lược cụ thể xác định. 

- Giải pháp chiến lược đảm bảo tăng năng suất lao động. 
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Giải pháp này nhằm thực hiện được các mục tiêu chiến lược tổng quát 

và có nhiệm vụ đảm bảo năng suất lao động phù hợp với các yêu cầu sản 

xuất - kinh doanh trong suốt thời kỳ chiến lược. 

Muốn vậy, các giải pháp chiến lược đảm bảo tăng năng suất lao động 

phải được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu mới về năng suất lao động quản 

trị và năng suất lao động ở các bộ phận sản xuất, các yêu cầu cụ thể về các 

điều kiện con người, trang thiết bị kỹ thuật cũng như về hợp tác giữa các 

lĩnh vực hoạt động trong ngân hàng. 

Các giải pháp này có thể bao gồm các giải pháp về con người, về kỹ 

thuật - công nghệ, về tổ chức, về đầu tư … Đồng thời, cũng phải cân đối các 

điều kiện tài chính, vật chất cần thiết và sự phối hợp các lĩnh vực hoạt động 

khác nhau nhằm thực hiện được các nhiệm vụ chiến lược cụ thể xác định. 

- Giải pháp về thù lao lao động. 

Đây là giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược tổng quát và 

có nhiệm vụ đảm bảo thù lao lao động có tính chất cạnh tranh trong thời kỳ 

chiến lược cụ thể. 

Để đảm bảo thù lao lao động có tính chất cạnh tranh trong thời kỳ 

chiến lược cụ thể, các giải pháp thù lao lao động phải được xây dựng trên cơ 

sở phân tích các mục tiêu và yêu cầu về nhiệm vụ chiến lược, các dự báo về 

cung - cầu lao động trên thị trường, các dự báo về thù lao lao động của các 

ngân hàng trên cùng địa bàn … 

Các giải pháp chiến lược thù lao lao động cụ thể thường gắn với hai 

phạm trù tiền lương và tiền thưởng. Cần lưu ý rằng thù lao lao động có tính 

cạnh tranh song phải nhằm vào thực hiện hệ thống mục tiêu chiến lược tổng 

quát. Điều này có nghĩa là phải đảm bảo tính hiệu quả của việc trả lương, trả 

thưởng. 

Muốn vậy, khi đưa ra các giải pháp chiến lược về thù lao lao động, 

các nhà quản trị hoạch định chiến lược phải chú ý đến giới hạn của từng 

công cụ tiền lương, tiền thưởng, phải gắn với việc trả lương, trả thưởng với 

các điều kiện ràng buộc về năng suất, chất lượng và đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh lâu dài của ngân hàng. Đồng thời, chế độ thù lao lao động phải nhằm 
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khuyến khích người lao động phát huy hết tài năng của họ trong công việc 

và họ cũng được hưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. 

- Giải pháp về cải thiện điều kiện lao động. 

Đảm bảo tạo ra các điều kiện lao động tốt là điều kiện tăng năng suất 

lao động, là đảm bảo an toàn lao động cũng như sức khoẻ của người lao 

động. Vì vậy, các giải pháp về cải thiện điều kiện lao động luôn phải được 

coi trọng đúng mức. 

Các giải pháp chiến lược về cải thiện điều kiện lao động phải được 

xây dựng trên cơ sở hệ thống mục tiêu chiến lược, chiến lược phát triển con 

người (nếu có), thực trạng kỹ thuật - công nghệ, các dự báo tương lai về kỹ 

thuật - công nghệ và đảm bảo điều kiện lao động. Các giải pháp này thường 

gắn với các giải pháp về đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. 

4.2.9.3  Chiến lược marketing 

Chiến lược marketing có mục tiêu nâng cao năng lực, đáp ứng trước 

những thay đổi của cầu thị trường và của đối thủ, đồng thời chuẩn bị phương 

án ứng phó với những cơ hội và rủi ro tiềm tàng nảy sinh trong suốt thời kỳ 

chiến lược. 

Chiến lược marketing là một chiến lược hành động toàn diện, được 

hình thành nhằm đáp ứng các đòi hỏi của ngân hàng đang hoạt động trong 

một ngành kinh doanh và ở thị trường cụ thể xác định. Chiến lược marketing 

bao gồm việc lựa chọn các mục tiêu thị trường và các phương pháp để đạt 

được mục tiêu đó. Các mục tiêu cụ thể là: 

- Doanh thu bán hàng hoặc thị phần trong thời kỳ chiến lược 

- Những mục tiêu phát triển thị trường về khu vực địa lý hoặc cơ cấu 

khách hàng. 

- Phát triển các kênh tiêu thụ 

- Các sản phẩm mới và/hoặc khác biệt hoá sản phẩm … 

Nhiệm vụ cụ thể của hoạt động marketing nói chung và cho từng hoạt 

động cụ thể, ở từng phân đoạn thị trường cụ thể thường gắn với các nhiệm 
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vụ cụ thể cho hoạt động quảng cáo, cho hoạt động tiếp thị, khuyến mại, gắn 

với việc cung cấp thông tin để phát triển sản phẩm … 

Theo Igor Ansoff thì chiến lược marketing bao gồm các vấn đề chủ 

yếu sau: thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và 

đa dạng hoá. Cụ thể hơn, có thể coi chiến lược marketing bao gồm phân tích 

các cơ hội thị trường, đáp ứng những yêu cầu thị trường bằng cách thực hiện 

những thay đổi cần thiết trong sản phẩm (dịch vụ), tiến hành những biện 

pháp giá cả và các biện pháp thúc đẩy, quảng cáo và đánh giá, hoàn thiện hệ 

thống kênh phân phối. 

Lựa chọn chiến lược marketing từng thời kỳ gắn với các nhân tố chiến 

lược của thời kỳ đó như các mục tiêu chiến lược tổng quát của ngân hàng và 

từng đơn vị kinh doanh chiến lược; chiến lược kinh doanh và chiến lược 

cạnh tranh của ngân hàng; sự phát triển thị trường, sự phát triển của công 

nghệ, các chính sách sản phẩm, các phân tích môi trường kinh doanh: cơ 

hội, đe doạ, mạnh, yếu của ngân hàng; các dự báo thay đổi về cạnh tranh về 

chính sách của Nhà nước … trong đó đặc biệt lưu ý đến chiến lược 

marketing của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu. 

Để hoạch định chiến lược marketing phù hợp với từng thời kỳ phải 

phân tích các vấn đề cụ thể sau: 

- Ngân hàng đang kinh doanh gì và sẽ kinh doanh gì trong thời kỳ 

chiến lược. 

- Vị trí hiện tại của ngân hàng trong ngành kinh doanh như thế nào? 

Ngân hàng muốn đạt được thị phần là bao nhiêu? 

- Ai đã và sẽ là khách hàng, đâu đã và sẽ là thị trường của ngân hàng? 

- Hình ảnh, uy tín của ngân hàng dưới con mắt của khách hàng chủ 

yếu? 

- Mục tiêu đặc biệt của ngân hàng đối với việc cải thiện tình hình lợi 

nhuận. 

- Chiến lược và giải pháp cải tiến sản phẩm của ngân hàng như thế 

nào? 
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- Lợi thế mạnh nhất của ngân hàng là gì? Ngân hàng đã và sẽ sử dụng 

lợi thế này như thế nào? 

- Điểm yếu nhất của ngân hàng là gì? Ngân hàng định khắc phục nó 

như thế nào? 

- Tình hình tài chính của ngân hàng đã và sẽ như thế nào? 

- Ngân hàng sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì mới của thị trường? 

- Ngân hàng sẽ đưa ra những kiểu chính sách nào? 

Các giải pháp chiến lược marketing chủ yếu thường là các giải pháp 

gắn với các vấn đề như nghiên cứu thị trường nhằm xác định tiềm năng thị 

trường; lựa chọn đối tượng mục tiêu; các giải pháp gắn với chiến lược sản 

phẩm nhằm định vị ngân hàng trên thị trường và mở rộng cơ hội phát triển 

thị trường; các giải pháp gắn với xây dựng và củng cố hệ thống kênh phân 

phối; các giải pháp làm cơ sở cho chính sách giá cả; các giải pháp gắn với 

lĩnh vực tuyên truyền và quảng cáo; các giải pháp đảm bảo các nguồn lực tài 

chính và vật chất cần thiết để thực hiện các mục tiêu của chiến lược 

marketing … 

4.2.9.4  Chiến lược sản xuất 

Chiến lược sản xuất có mục tiêu chủ yếu là đảm bảo thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất sản phẩm phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng quát, với các 

chiến lược kinh doanh của ngân hàng với chi phí kinh doanh tối thiểu. Chiến 

lược sản xuất được coi là một trong các cơ sở để thực hiện các mục tiêu 

chiến lược tổng quát của ngân hàng. 

Nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược sản xuất là: 

- Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa quy mô sản xuất và chi 

phí kinh doanh sản xuất đơn vị sản phẩm bình quân; 

- Xác định các nhiệm vụ sản xuất chiến lược cho toàn ngân hàng và 

từng đơn vị kinh doanh chiến lược như sản xuất loại sản phẩm nào? trong 

khoảng thời gian nào? nhiệm vụ sản xuất nào là trọng tâm ở thời kỳ nào? Bộ 

phận nào thực hiện nhiệm vụ sản xuất gì ở thời gian nào? các loại bộ phận, 
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chi tiết nào mua ngoài hay hợp tác gia công? Chi phí kinh doanh và giá 

thành bình quân đối với từng loại sản phẩm (dịch vụ) … 

Muốn vậy, các nhà hoạch định chiến lược cần dựa vào các căn cứ cụ 

thể như: mục tiêu và chiến lược tổng quát, hiện trạng năng lực sản xuất của 

ngân hàng và dự báo những thay đổi trong thời kỳ chiến lược; các phân tích 

và dự báo môi trường kinh doanh như cơ hội, đe doạ, mạnh, yếu của ngân 

hàng; các dự báo về thị trường, cạnh tranh; các nhiệm vụ phát triển kỹ thuật 

- công nghệ, nghiên cứu ứng dụng về công nghệ, sản phẩm, vật liệu mới … 

Các nhân tố chiến lược sản xuất chủ yếu có thể là: 

- Xây dựng chiến lược sản xuất và liên kết trong sản xuất nhằm giảm 

thiểu chi phí kinh doanh sản xuất; tập trung đầu tư cho các yếu tố tạo ra lợi 

thế chiến lược; 

- Hình thành các phương án sản phẩm cụ thể trong thời kỳ chiến lược. 

Các giải pháp chiến lược cần thiết để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ 

đã xác định trong thời kỳ chiến lược phụ thuộc vào các nhân tố ảnh hưởng 

tới chiến lược sản xuất. Trong đó, có thể bao hàm các giải pháp liên quan 

trực tiếp đến các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất và các giải pháp phối 

hợp các bộ phận khác nhau trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất. 

Một trong các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm 

là giải pháp triển khai thực hiện quản trị định hướng chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9000, ứng dụng các mô hình quản trị sản xuất tiên tiến vào tổ 

chức quản trị sản xuất như OPT, JIT, TQM … 

4.2.9.5  Các chiến lược khác:  

Chiến lược công nghệ, chiến lược đầu tư, mua sắm và dự trữ, chiến 

lược nghiên cứu và phát triển. 

4.3 Các mô hình phân tích chiến lược kinh doanh  

Một tổ chức thường có nhiều mục tiêu và vì vậy, cần phải có các chiến 

lược cho phép đạt được các mục tiêu khác nhau đó. Để làm dễ dàng cho quá 

trình lực chọn chiến lược, danh mục đầu tư là một phần của quá trình quản 

lý chiến lược và giúp ích nhiều các nhà hoạch định chiến lược. 
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Thực vậy, nhiều tổ chức hiện nay có xu hướng đa dạng hoá đầu tư. Việc 

sử dụng các kết quả phân tích danh mục đầu tư cho phép giải quyết tốt nhất 

mối quan hệ giữa các hoạt động, các sản phẩm khác nhau đó. Có nhiều 

phương pháp phân tích danh mục đầu tư nhưng chủ yếu là phương pháp ma 

trận. Đặc biệt là “ma trận” “tăng trưởng - thị phần “ của BCG và bảng “sức 

hấp dẫn của thị trường - vị thế cạnh tranh “ phát triển bởi General Electric - 

Mc Kinsney. 

4.3.1 Ma trận BCG: Nhóm tư vấn Boston (Boston Consulting Group) 

Nhóm tư vấn Boston đã đi từ việc quan sát các tổ chức đa dạng hoá và 

khẳng định rằng cần phải có một cái nhìn tổng thể các sản phẩm của nó để 

có thể chuyển giao và phối hợp các nguồn lực. Ma trận BCG sử dụng 2 chỉ 

tiêu là: tốc độ tăng trưởng của thị trường và thị phần tương đối. 

Trong ma trận của thị trường BCG, thị phần tương đối (của lĩnh vực 

hoạt động chiến lược hay đơn vị kinh doanh SBU) được thể hiện trên trục 

hoành và cho phép định vị được từng lĩnh vực hoạt động chiến lược theo thị 

phần của nó so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đó là tỷ số giữa doanh số 

của công ty so với doanh số của đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất (thường 

là công ty dẫn đầu thị trường. Bên phải các hoạt động có thị phần tương đối 

nhỏ hơn 1, có nghĩa là các hoạt động này có đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn nó. 

Bên trái là tất cả các hoạt động có vị trí thống lĩnh trên thị trường. Giả thiết 

ẩn cho sự sắp xếp này là như  sau: các hoạt động có vị trí thống trị là các 

hoạt động có sản lượng cộng đồng lớn nhất, nghĩa là có nhiều kinh nghiệm 

nhất. Hệ quả trực tiếp của giả thiết này là vẫn các hoạt động trên sẽ có chi 

phí sản xuất thấp nhất và lãi nhất trong toàn ngành. Ngược lại, cũng theo giả 

thiết, các hoạt động nằm ở bên phải bẳng không có một vị trí thế cạnh tranh 

khó khăn hơn. Trục tung phản ánh tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị 

trường. Phần trên biểu thị trường có tốc độ lớn hơn 10 %. Phần dưới có tốc 

độ nhỏ hơn 10%. 
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Sơ đồ 4.3.1 Ma trận BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ này, có thể thay đổi theo từng ngành, là một chỉ số đơn giản về nhu 

cầu nguồn lực của các hoạt động. Trên thực tế, để tăng trưởng một hoạt 

động đòi hỏi phải có đầu tư về tài chính và vốn lưu động, Khi tăng trưởng 

của thị trường thấp, chẳng hạn dưới 10% thì vốn thu hút được từ các hoạt 

động là quá đủ cho viện trợ các nhu cầu của nó. Và ngược lại, khi tăng 

trưởng mạnh, vốn này sẽ không đủ để thoả mãn  tất cả các nhu cầu hoạt 

động. Mỗi vòng tròn biểu thị tương quan thị phần đối/tốc độ tăng trưởng 

trường của lĩnh vực hoạt động đó. Diện tích vòng tròn tỷ lệ thuận với số bán 

hàng của hoạt động Để xác định các ô của ma trận BCG, cần thiết tiến hành 

cụ thể các cơ sở của kinh nghiệm và do đó, cho phép định vị đúng các hoạt 

động theo tiêu chí về thị trường. BCG cũng giả thiết rằng các hoạt động 

được định vị chính xác Theo ma trận BCG, có bốn loại hoạt động chính 

được đưa ra, mỗi loại liên quan đến một chiến lược cho trước. Chẳng hạn 

Khả năng thu lợi nhuận
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hoạt động “ngôi sao” là hoạt động thống lĩnh về mặt thị phần và có tỷ lệ 

tăng trưởng cao, là đặc trưng của vị trí mạnh. Nói chung, do sự tăng trưởng 

mạnh, các hoạt động này cầm bằng về nhu cầu - nguồn lực bởi sự đóng góp 

về vốn nhờ vị trí thống lĩnh của nó. Hoạt động ‘bò sữa”luôn luôn ở vị trí 

thống lĩnh nhưng trên một thị trường tăng trưởng chậm. đó là trường hợp của 

các sản phẩm đang bị già đi nhưng tạo ra nhiều nguồn lực. Các hoạt động 

“dấu hỏi” được đặc trưng bởi sự tăng trưởng mạnh nhưng thị phần ngân 

hàng, nó được xem giống như người đại diện tương lai của tổ chức. Vị trí 

của nó không cho phép tạo nên nhiều nguồn lực mà ngược lại, đòi hỏi nguồn 

tài chính bổ sung. Vì vậy, sét trên bảng tổng kết về phần nguồn thì luôn âm. 

Cuối cùng là các hoạt động “vịt què”, đó là các hoạt động tăng trưởng, 

không vị trí trên thị trường mặc dù cân đối về nguồn lực . 

Sơ đồ 4.3.2 Sử dụng ma trận BCG trong tổ chức 
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Mỗi một loại hoạt động tương ứng với chiến lược khác nhau. Chẳng 

hạn, đối với hoạt động “dấu hỏi” có ba loại chiến lược có thể được áp dụng; 
hoặc là từ bỏ hoặc là phân đoạn thị trường hoặc giải pháp trung gian duy trì 
trong tình trạng có thể tồn tại được. Trên thực tế, khi tăng trưởng bị chững 
lại thì chỉ có các công ty được trang bị tốt mới có thể tạo được lợi nhuận và 
có khả năng tồn tại trên thị trường. Các chiến lược duy trì, củng cố và từ bỏ 
này phải được bổ sung và cân bằng để các nguồn lực phát sinh từ một số 
hoạt động đảm bảo cho việc phát triển các hoạt động khác. 

Cách tiếp cận của BCG có nhiều ưu điểm và vì vậy, nó được áp dụng 
khá rộng rãi. Một mặt, ma trận này tạo thuận lợi cho việc phân tích danh 
mục các hoạt động của tổ chức trong tổng thể của nó. Nó cho phép kiểm tra 
xem liệu dòng vốn phát sinh từ một số hoạt động có bù đắp được các nhu 
cầu và kiểm tra xem liệu các hoạt động mới có thay thế được các hoạt động 
suy thoái không. Mặt khác nó cho phép hình thành các mục tiêu về danh 
mục hoạt động cũng như của các chiến lược cần theo đuổi. Tuy nhiên 
phương pháp này cũng có nhiều nhược điểm. Trước hết là những khó khăn 
trong việc sắp xếp các hoạt động trong bốn loại vừa được nêu ở trên, hoặc 
chính xác hơn đó là việc suy diễn ra vị trí của các hoạt động tương ứng với 
chiến lược được áp dụng. Chẳng hạn, khi hiệu ứng kinh nghiệm thấp thì một 
vị trí thống lĩnh về thị phần không có cùng một ý nghĩa và cũng không có 
cùng hệ quả như khi kinh nghiệm có ảnh hưởng lớn tới giá thành. Cũng vậy, 
những điều kiện đặc thù về giá trong đó có giá của đối thủ cạnh tranh có thể 
bù đắp được sự yếu kém bề ngoài trên thị trường. Chính vì vậy, các giải thiết 
của phương pháp BCG phải được đánh giá một cách cụ thể và hoàn thiện bởi 
các nhân tố khác. 

4.3.2 Ma trận Mc Kinsey - General electric 

Phương pháp BCG có ưu điểm cho phép nhìn nhận một cách tổng thể 
các hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, việc chỉ tính đến hai khía cạnh là thị 
trường và sự tăng trưởng là không đủ rút ra các kết luận về các hoạt động 
của tổ chức. Với mục đích xem xét toàn diện hơn các nhân tố, hãng General 
Electric đã đưa ra “lưới” chiến lược kinh doanh. 

Phương pháp này cho phép chúng ta có được cái nhìn chi tiết hơn và 
đầy đủ hơn về thực tế. Mô hình này được xây dựng cũng trên hai chỉ tiêu, 
tuy nhiên đây là hai chỉ tiêu tổng hợp: sức hấp dẫn của thị trường và vị thế 
cạnh tranh. 

Phân chia làm ba mức độ: Mạnh - Trung bình - Yếu, mỗi phương diện 
cho phép định vị được toàn bộ các hoạt động trong bảng. Chẳng hạn, hoạt 
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động “SBU 1” phát triển ở thị trường có nhiều hấp dẫn và có vị thế cạnh 
tranh cao. Một trong các hành động nên đưa ra là duy trì các hoạt động ở vị 
trí này. Hoạt động “SBU 3” không phát triển trên cùng một loại thị trường. 
Sức hấp dẫn của thị trường rất kém. Tuy nhiên vị trí cạnh tranh tốt cho thấy 
nó không cần bỏ ra nhiều công sức để duy trì lợi nhuận tối đa. 

 
Sơ đồ 4.3.3 Ma trận Mc Kinsey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như ở trên, diện tích của các hình tròn khác nhau là một chỉ số nói lên 

tầm quan trọng của hoạt động trong tổng doanh thu của tổ chức. Trong các 

hình tròn, chúng ta lại chia ra các phần khác nhau và quy mô của chúng chỉ 

ra thị phần của hoạt động trong ngành. Như vậy “SBU 1” chỉ chiếm 15% 

tổng thị trường, trong đó “SBU 3” chiếm 25%. Việc thể hiện tổng hợp danh 

mục các hoạt động đưa ra chỉ số về vị trí của tổ chức và khả năng phát triển 

của nó trong tương lai. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là làm thế nào đánh giá 

được sức hấp dẫn của thị trường và thế mạnh cạnh tranh của hoạt động? Để 

C

T

Th

Mạnh Trung bình Yếu 

              Khả năng cạnh tranh của DN (Business strength)  
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làm được điều này, mỗi hoạt động phải được đo lường bởi nhiều biến khác 

nhau. 

Sơ đồ 4.3.4. Phân tích chiến lược kinh doanh của tổ chức  

bằng ma trận Mc Kinsey 
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Ví dụ dưới đây cần phải bình luận rất nhiều. Trước hết liên quan tới 
việc xác định các biến thích hợp để đo lường hai khía cạnh thế mạnh cạnh 
tranh và sức hấp dẫn của từng hoạt động. Theo sản phẩm và theo thị trường, 
các nhân tố của thị trường hàng công nghiệp sẽ khác với các nhân tố trên thị 
trường hàng tiêu dùng. Thứ hai liên quan tới các thước đo của từng biến để 
đánh giá được giá trị. Chẳng hạn, liệu thị trường được phân đoạn có hấp dẫn 
hơn thị trường duy nhất không? Liệu một chính sách giá cao có hay hơn một 
chính sách giá thấp hay không? Mối liên hệ nhân quả giữa các biến và khía 
cạnh phải được thiết lập. 

Cũng như vậy, mức độ ảnh hưởng đến từng biến phụ thuộc vào tình 
hình và nhận thức của người lãnh đạo. Có rất ít các công cụ để giải quyết 
các vấn đề khác nhau này. Có lẽ chỉ duy nhất sự hiểu biết kỹ về tính năng 
động của cạnh tranh là giúp được chúng ta. Chất lượng của lập luận và kinh 
nghiệm của lãnh đạo được đặt lên hàng đầu. 
Bảng 4.3.1 Ví dụ về các biến động ảnh hưởng tới thế mạnh cạnh tranh 

của một hoạt động 
Các biến đo lường thế mạnh cạnh 

tranh 
Tỷ 

trọng 
Đánh 
giá 

  Điểm cân 
bằng 

Thị phần 0,05 3 0,15 
Tỷ lệ tăng trưởng 0,10 3 0,30 
Mức đa dạng sản phẩm - - - 
Hiệu quả của lực lượng bán hàng 0,05 4 0,20 
Giá cạnh tranh 0,10 4 0,40 
Hiệu quả quảng cáo và xúc tiến 
thương mại 

0,15 5 0,75 

Thuê cơ sở - - - 
Khả năng sản xuất  - - - 
Năng suất 0,05 3 0,15 
Hiệu ứng kinh nghiệm 0,10 2 0,20 
Chi phí nguyên vật liệu 0,10 4 0,40 
Giá trị gia tăng - - - 
Chất lượng tương đối của sản 
phẩm 

0,15 5 0,75 

Chất lượng nghiên cứu và phát 
triển  

- - - 

Chất lượng nhân sự 0,05 4 0,20 
Hình ảnh 0,10 5 0,05 

1,00  4,00 
 

Phương pháp tiếp cận này vẫn có nhiều các khó khăn khác. trên thực 

tế, như đã nêu trong phương pháp trước đó, các “khuyến nghị” chiến lược 

được hình thành một cách chung chung: tăng cường và tăng trưởng, đối với 
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hành động ở vị trí trung gian; thu lời và giảm đầu tư, đối với các hoạt động 

“thất bại”. Để đưa ra một định hướng chung, cho dù có hữu ích thì các chỉ 

dẫn này cũng không cho phép xác định các hành động cần thiết để áp dụng 

cho từng trường hợp. 

Bảng 4.3.2. Ví dụ về các biến động ảnh hưởng tới sự hấp dẫn của thị 

trường 

Các biến đo lường thế mạnh cạnh 

tranh 

Tỷ 

trọng 

Đánh giá Điểm cân 

bằng 

Quy mô 0,10 3 0,30 

Tăng trưởng 0,20 4 0,80 

Giá 0,50 2 0,10 

Cơ cấu cạnh tranh 0,50 5 0,25 

Khả năng sinh lời 0,10 5 0,50 

Tổn thương trước lạm phát - - - 

Tính chất thời vụ - - - 

Bão hoà 0,05 5 0,25 

Khác biệt hoá thị trường  0,15 2 0,30 

Khả năng thanh toán của khách 

hàng 

0,15 4 0,60 

Xu hướng xã hội  0,05 4 0,20 

Ràng buộc pháp lý 0,10 3 0,30 

Môi trường xã hội  - - - 

1,00  3,60 

Một vấn đề khác đã được đề cập là nguy cơ hành động một cách tự 

động trong các quyết định. Khó khăn trong việc đánh giá chính xác từng 

khía cạnh có thể đưa ra một số sai sót phát sinh từ hiện tượng bù trừ giữa các 

biến thành phần của từng khía cạnh. Chẳng hạn hai hoạt động có thể cùng 

sức hấp dẫn mà không thể đo lường một cách tương tự đối với từng biến liên 

quan đến mỗi khía cạnh. Chẳng hạn hai hoạt động có thể cùng sức ép hấp 

dẫn mà không thể đo lường một cách tương tự với từng biến liên quan tới 
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mỗi khía cạnh. 

Sơ đồ 4.3.5  Mô hình lựa chọn chiến lược của Mc Kinsey 

Khả năng cạnh tranh của doanh  nghiệp 

Môi 

trườn

g có 

nhiều 

cơ 

hội 

A 

1. Tăng trưởng nội 

bộ 

2. Thôn tính chiều 

dọc 

3. Hợp nhất 

4. Thôn tính chiều 

ngang  

D 

1. Hợp nhất 

2. Thôn tính chiều 

ngang 

3. Chiến lược liên 

doanh  

G 

1. Chuyển hướng sản 

xuất  

2. Bán bớt 

Môi 

trườn

g có 

một 

số cơ 

hội 

và 

bất 

lợi 

B 

1. Thôn tính chiều 

dọc 

2. Thôn tính chiều 

ngang  

E 

1. Chiến lược ổn định 

2. Hợp nhất 

3. Thôn tính chiều 

ngang 

4. Liên doanh 

5. Bán bớt  

H 

1. Chuyển hướng sản 

xuất  

2. Bán bớt 

 

 

Sức 

hấp 
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môi 
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kinh 

doan

h 

Môi 

trườn

g 

nhiều 

bất 

lợi 

C 

1. Thôn tính chiều 

dọc 

2. Thôn tính chiều 

ngang 

3. Bán bớt  

F 

1. Bán bớt 

2. Thôn tính dọc 

3. Thôn tính ngang 

4. ổn định  

I 

1. Chuyển hướng sản 

xuất  

2. Bán bớt 
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4.4.3 Ma trận SWOT 

Ma trận SWOT giúp chúng ta kết hợp những điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội, nguy cơ tổ chức để xây dựng nên chiến lược bộ phận. Ma trận SWOT 

được tiến hành xây dựng qua 8 bước: 

* Bước 1: Liệt kê những điểm mạnh chủ yếu bên trong tổ chức. 

* Bước 2: Liệt kê những điểm yếu cơ bản của tổ chức. 

* Bước 3: Liệt kê các cơ hội lớn từ bên ngoài mà tổ chức có thể khai 

thác được. 

* Bước 4: Liệt kê các mối đe doạ trực tiếp từ bên ngoài đối với tổ chức. 

* Bước 5: Lựa chọn để kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên 

ngoài để hình thành nên chiến lược SO phù hợp rồi ghi vào ô tương ứng. 

Đây là chiến lược thuận lợi nhất mà tổ chức luôn muốn hướng tới. 

* Bước 6: Lựa chọn kết hợp những điểm yếu bên trong với những cơ 

hội bên ngoài để hình thành nên chiến lược WO thích hợp rồi ghi vào « 

tương ứng. Đây là chiến lược khắc phục các điểm yếu bên trong bằng cách 

tận dụng các cơ hội bên ngoài. 

* Bước 7: Lựa chọn kết hợp điểm mạnh bên trong với mối đe doạ bên 

ngoài để hình thành chiến lược ST rồi ghi vào ô tương ứng. Đây là chiến 

lược sử dụng thế mạnh của tổ chức để hạn chế bớt hoặc tránh khỏi các ảnh 

hưởng tiêu cực của môi trường bên ngoài. 

* Bước 8: Lựa chọn kết hợp điểm yếu bên trong với nguy cơ bên ngoài để 

hình thành chiến lược WT. Đây là chiến lược phòng thủ, khi tổ chức ở vào tình 

trạng bất lợi nhất thì chiến lược WT có thể giúp tổ chức giảm đi những điểm 

yếu bên trong, đồng thời tránh những đe doạ từ bên ngoài.  
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Sơ đồ 4.3.6. Ma trận SWOT 

 
 
 

Swot matrix 
 
 
 
 

Những điểm mạnh - S 
1. 
2. 
3. Liệt kê những điểm 
mạnh 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Những điểm yếu - W 
1. 
2. 
3. Liệt kê những điểm yếu
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Các cơ hội - O 
1. 
2. 
3. Liệt kê các cơ hội 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Các chiến lược 
 
 

 SO 
 
Sử dụng những điểm 
mạnh để tận dụng cơ hội

Các chiến lược  
1. 
2.                 WO 
3.  
4. 
5. Vượt qua những điểm 
yếu  
6.     bằng cách tận dụng  
7.           các cơ hội 
8. 
9. 
10. 

Các mối đe doạ - T 
1. 
2. 
3. Liệt kê những nguy 
cơ  
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Các chiến lược  
1. 
2.               ST 
3.  
4. 
5. Sử dụng những điểm 
mạnh 
6.        để tránh các mối đe 
doạ 
7. 
8. 
9. 
10. 

Các chiến lược  
1. 
2.             WT 
3.  
4. Tối thiểu hoá những 
điểm  
5.        yếu và tránh khỏi 
các 
6.               mối đe doạ 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

Có thể nói rằng, bất cứ tổ chức nào cũng có những điểm mạnh, điểm 

yếu nhất định, vì thế mà họ phải theo đuổi chiến lược WO, ST, WT để củng 

cố vị thế của mình và từ đó có thể áp dụng chiến lược SO. 
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Rất cần thiết phải biết làm gì với các luận điểm và các ma trận danh 

mục đầu tư trình bày ở trên. Nhìn chung, tổ chức thực hiện phân tích theo 

các bước sau đây: 

- Chọn cấp quản lý của tổ chức để phân tích. Lý tưởng nhất là tổ chức 

phải xác định cơ cấu phân vốn đầu tư và các chiến lược tương ứng. Cơ cấu 

này phải bắt đầu từ cấp quản lý các loại sản phẩm riêng biệt cho đến cấp 

công ty, cấp cao nhất. 

- Xác định cụ thể đơn vị phân tích hoặc đơn vị kinh doanh chiến lược. 

Cần phải cố gắng đảm bảo các đơn vị kinh doanh đưa vào bảng phân tích 

danh mục đầu tư trùng với đơn vị kinh doanh thực tế. 

- Lựa chọn trục hay phương chiều của ma trận danh mục đầu tư. Các 

trục được chọn sẽ là cơ sở và định hướng cho việc thu thập số liệu và phân 

tích sau này. Đó có thể là qui mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, 

tính chu kỳ … Đồng thời, cũng phải lựa chọn đơn vị đo lường các chỉ tiêu sử 

dụng làm trục cho ma trận. 

- Thu thập số liệu phân tích. Cần đảm bảo thu thập những vấn đề quan 

trọng nhất như mức độ hấp dẫn của ngành: vị thế cạnh tranh của công ty; 

các cơ hội và đe doạ từ thị trường; nguồn lực và khả năng của công ty. 

- Dựng và phân tích ma trận danh mục đầu tư. Trước hết phải xác 

định vị trí của mỗi hoạt động của tổ chức trên ma trận. Sau đó, tiến hành dự 

báo về các vị trí tương lai của các hoạt động đó. Tiếp theo, phân tích khoảng 

cách giữa vị trí hiện tại và trí dự báo của từng hoạt động. Cuối cùng, đánh 

giá sự cân đối tổng thể của danh mục đầu tư theo dự báo. 

- Xác định danh mục vốn đầu tư thích hợp. Cần lựa chọn một danh 

mục đầu tư thích hợp cho phép thực hiện các mục tiêu quan trọng nhất của 

công ty. Chính ở đây, vai trò của Ban lãnh đạo là cực kỳ quan trọng. 
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4.4. Bài tập tình huống và thảo luận nhóm: Xây dựng 

ma trận swot cho nh tmcp an bình  

1. Môi trường bên trong Ngân Hàng 

Tháng 4 năm 1993:  Ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank) được thành lập 

vào với số vốn điều lệ 1 tỷ và trụ sở đặt tại 138 Hùng Vương, thị trấn An 

Lạc, huyện Bình Chánh, TP HCM.  

Tháng 3 năm 2002: Được sự ủng hộ của các cổ đông chiến lược như Tổng 

công ty điện lực VN (EVN), Công ty sữa VN (Vinamilk), Công ty tài chính 

dầu khí (PVFC), Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp HN…ABBank đã tiến 

hành cải cách mạnh mẽ về cơ cấu nhân sự để tập trung vào chuyên ngành 

kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại và Ngân hàng đầu tư. 

Ngày 27/10 năm 2006, khai trương ABBANK Đà Nẵng 

Ngày 7/11/2006: ABBank phát hành thành công 1000 tỷ trái  phiếu của 

EVN cùng với ngân hàng Deustch Bank và quỹ đầu tư Vina Capital. 

Ngày 14 & 16/ 11/ 2006: Khai trương ABBank Đinh Tiên Hoàng Và 

ABBank Trần Khát Chân. 

Tháng 12 năm 2006: Ký hợp đồng triển khai core banking solutions với 

Temenos và khai trương trung tâm thanh toán quốc tế tại Hà Nội 

Tháng 1/2007: Tạp chí Asia Money bình chọn ABBank là nhà phát hành trái 

phiếu công ty bản tệ tốt nhất Châu ¸ 

Hiện tại ABBank có mạng lưới với hơn 14 điểm giao dịch tại 6 tỉnh thành 

trên toàn quốc và đang phục vụ 5.000 khách hàng doanh nghiệp và 50.000 

khách hàng cá nhân. Khách hàng mục tiêu của NH về doanh nghiệp bao 

gồm các doanh nghiệp trực thuộc ngành điện, viễn thông, điện lực, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Về cá nhân bao 

gồm các cán bộ công nhân viên ngành điện, hộ tiêu dùng điện và các khách 

hàng cá nhân khác có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thẻ thanh toán và tín 

dụng, trả lương qua tài khoản, vay mua ô tô, nhà trả góp, vay tiêu dùng. Với 

các sản phẩm dịch vụ đầu tư tài chính, ABBank tập trung vào việc tư vấn 
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cho các công ty có nhu cầu về huy động và sử dụng vốn qua các kênh vay 

vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu cổ phiếu. 

Để thu hút và phát triển khách hàng, ABBank cam kết sẽ tạo ra sự khác biệt 

với các NH khác bằng việc luôn cung ứng các dịch vụ tốt nhất theo nhu cầu 

khách hàng mục tiêu trên cơ sở việc thường xuyên lấy ý kiến khách hàng, 

mô hình kinh doanhvà mô hình tổ chức phù hợp, hạ tầng và công nghệ hiện 

đại, sự chuyên nghiệp và tận tình của nhân viên, các chương trình marketing 

và sản phẩm liên kết với các đối tác chiến lược. 

2. Môi trường bên ngoài 

Năm 2006 được đánh giá là năm có nhiều sự kiện quan trọng của nền kinh 

tế Việt nam, các sự kiện đó đã tạo ra những cơ hội và nguy cơ không nhỏ 

đối với tất cả các ngành, kể cả ngành ngân hàng. Các sự kiện nổi bật phải kể 

đến là 

Thứ nhất: VN chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. 

Ngày 7/11/2006, vào lúc 19 giờ (giờ Hà Nội), tại Geneva, Tổ chức TM thế 

giới (WTO) đã chính thức thông qua việc VN gia nhập và trở thành thành 

viên thứ 150 của tổ chức này sau 11 năm với các cuộc đàm phán cả song 

phương lẫn đa phương với tất cả các thành viên cảu tổ chức này. 

Sau khi VN gia nhập WTO, ngày 21/12/2006, Tổng thống Bush cũng chính 

thức phê chuẩn việc trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) 

cho Việt nam. 

Việc VN gia nhập WTO sẽ tạo ra những cơ hội mới thúc đẩy sự tăng trưởng 

của các ngành xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Sự kiện này cũng đặt  Việt 

Nam trước sự cạnh tranh khốc liệt toàn cầu. Đây cũng là áp lực buộc VN 

nhanh chóng cải cách một số ngành công nghiệp để tận dụng triệt để lợi ích 

của việc gia nhập WTO. 

Thứ hai: Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN khoang 8.4% 

Thứ ba: Thị trường chứng khoán VN khởi sắc 

Sau hơn sáu năm đI vào hoạt động (từ 7/2000), thị trường chứng khoán tập 

trung của VN đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2006 kể cả về 
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quy mô và chất lượng. Đến nay đã có 68 cổ phiếu trị giá niêm yết gần 11,5 

nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy sự hộ nhập mạnh mẽ của VN trong lĩnh 

vực tài chính 

Thứ tư: VN đã hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế CPI 

CPI của cả nước năm 2006 là 6,6%. Có thể coi đây là một thành công vì CPI 

năm nay đã thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kinh tế (dự kiến 8.,1 -

8,2%). Mức này cũng là mức khả quan nhất trong vòng ba năm qua (năm 

2005 là 8,4%, năm 2004 là 9,5%). 

Bên cạnh các sự kiện nói trên, lĩnh vự c tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng 

diễn ra sôi. động, ănh hưởng đáng kể đến các cơ hội và nguy cơ của tất cả 

các ngân hàng. Một số điểm nổi bật trong hoạt động ngân hàng phải kể đến 

là:   

Thứ nhất: Các ngân hàng nước ngoài mở rộng hoạt động tại Việt Nam 

với tốc độ tăng số vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay. 

Năm 2006, ở nước ta có 35 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân 

hàng liên doanh với nước ngoài, 4 công ty liên doanh cho thuê tài chính 

100% vốn nước ngoài. Các ngân hàng và công ty cho thuê tài chính đó 

đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Tính đến hết năm 2006, ước tính tổng số vốn điều lệ và vốn góp mua cổ 

phần của các tập đoàn ngân hàng, tài chính nói trên đã thực sự đưa vào 

Việt Nam hiện nay lên tới gần 1,0 tỷ USD. Đó là chưa kể số vốn các chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài huy động ở nước ngoài đầu tư vào nền kinh 

tế Việt Nam. Tổng tài sản của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ 

chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài lên tới 200.000 tỷ đồng, chiếm 

khoảng trên 20% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại và tổ 

chức tín dụng ở Việt Nam, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc 

độ tăng trưởng đó chứng tỏ trong năm qua các ngân hàng và tổ chức tài 

chính nước ngoài chuyển số vốn rất lớn vào Việt Nam 
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Cũng tính đến hết năm 2006, tổng dư nợ cho vay và đầu tư vào nền kinh 

tế Việt Nam của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên 

doanh, công ty cho thuê tài chính có vốn nước ngoài lên tới khoảng 

60.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,0 tỷ USD, tăng trên 20% so với năm 

2005. 

Thứ hai: Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhanh và 

vững chắc, hiệu quả, mở rộng thị phần, nâng cao sức mạnh cạnh tranh 

trong xu hướng hội nhập 

Tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần đều tăng cao và nhiều lần tăng 

vốn điều lệ. Tốc độ tăng tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ cho 

vay, lợi nhuận trước thuế,... đạt cao nhất từ trước đến nay. Nhiều NHTM 

cổ phần đạt tốc độ tăng các chỉ tiêu tới mức 50% đến 80% so với cuối 

năm 2005. Một số NHTM cổ phần nông thôn chuyển thành ngân hàng 

thương mại cổ phần đô thị. Một số NHTM cổ phần trước đây nằm trong 

kế hoạch thu hồi giấy phép, đóng cửa hoạt động, nay phục hồi lại được 

và triển vọng hoạt động có hiệu quả. Nhiều ngân hàng và tổ chức tài 

chính nước ngoài đã và đang đầu tư vốn mua cổ phần của nhiều NHTM 

cổ phần Việt Nam. 

Thứ ba: Số lượng công ty chứng khoán của các ngân hàng thương mại 

tăng nhanh và hoạt động hiệu quả. 

Đến hết năm 2006 trong số 22 công ty kinh doanh chứng khoán của cả 

nước đang hoạt động thì có 12 công ty kinh doanh chứng khoán thuộc 

các ngân hàng thương mại; đó là NH Ngoại thương Việt Nam, NH Đầu 

tư và phát triển Việt Nam, NH Công thương Việt Nam, NH Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn VN, NHTM cổ phần Á Châu, NHTM cổ phần 

Quân đội, NHTM cổ phần Đông Á, NHTM cổ phần Nhà Hà Nội, NHTM 

cổ phần Sài Gòn Thương tín – Sacombank, NHTM cổ phần Quốc tế - 

VIB, NHTM cổ phần An Bình, VP Bank. Các công ty chứng khoán của 
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các ngân hàng thương mại cổ phần khác như: Ngân hàng phát triển nhà 

Đồng bằng sông Cửu Long, Eximbank, Techcombank... cũng sẽ đi vào 

hoạt động đầu năm 2007. 

Thứ tư: Hai ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam niêm 

yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

Ngày 12/7/2006, NHTM cổ phần Sài Gòn Thương tín – Sacombank niêm 

yết cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 

Minh, với số vốn lớn nhất trên trung tâm này là 1.889 tỷ đồng sau đó 

nâng lên 2.089 tỷ đồng. Đến hết năm 2006 tổng tài sản của Sacombank 

đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 500 tỷ đồng. Ngày 

21-11-2006, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB niêm yết cổ 

phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, với loại cổ phiếu có 

tính thanh khoản lớn nhất và quy mô tài sản lớn nhất đến hết năm 2006 

đạt khoảng gần 45.000 tỷ đồng, dẫn đầu khối NHTM cổ phần và dẫn đầu 

các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. Tổng giá trị vốn hoá của hai loại cổ phiếu STB và ACB 

trên hai trung tâm giao dịch chứng khoán đạt gần 30.000 tỷ đồng. 

Thứ năm: Cổ phiếu của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hấp dẫn 

nhất và mức tăng cao nhất so với tất cả các nhóm ngành trên thị trường 

phi tập trung OTC. 

Tính bình quân trong năm 2006, giá cổ phiếu của các NHTM cổ phần có 

tốc độ tăng bình quân 4-5 lần so với cuối năm 2005. Tính đến hết tháng 

12/2006, không tính hai loại cổ phiếu STB và ACB đã niêm yết thì cổ 

phiếu của các NHTM cổ phần Đông Á đang dẫn đầu, đạt trên 16,0 triệu 

đồng/cổ phiếu tính theo mệnh giá 1,0 triệu đồng, tiếp theo là Eximbank 

đạt 13,5 triệu đồng, Techcombank đạt 10,0 triệu đồng,... Các NHTM cổ 

phần nông thôn mới chuyển thành đô thị cũng có giá cổ phiếu tăng nhanh 

và đạt cao, như: NHTMCP An Bình, Sài Gòn – Hà Nội, G- Bank... 
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Thứ sáu: Thị trường thẻ Ngân hàng phát triển mạnh và sôi động. 

Ước tính đến năm 2006 trong cả nước các ngân hàng thương mại Việt 

Nam đã phát hành đạt khoảng 3,8 -4,0 triệu thẻ các loại, tương ứng với 

nó là hệ thống máy rút tiền tự động ATM được các ngân hàng thương 

mại trang bị cũng tăng lên nhanh. Năm 2002 các ngân hàng thương mại 

trong cả nước mới đưa vào vận hành khoảng 200 máy ATM, năm 2003 

khoảng 320 máy ATM và đến cuối năm 2004 có khoảng gần 500 máy 

ATM, hết năm 2005 là 1.800 máy và đến hết tháng 12-2006 khoảng trên 

3500 máy. Dự báo đến giữa năm 2007, trong cả nước sẽ có trên 5000 

máy ATM được các NHTM đưa vào vận hành. 

Thứ bảy: Hệ thống ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng hoạt động cao, chất 

lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao nhất trong nhiều năm qua 

Tính đến hết năm 2006 ước tổng số vốn huy động và tổng dư nợ cho vay, 

đầu tư của hệ thống ngân hàng đạt mức tăng cao nhất trong nhiều năm 

qua và vượt xa so với mức dự kiến từ đầu năm. Quy mô lợi nhuận trước 

thuế của tất cả các khối ngân hàng đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong 

khi đó chất lượng tín dụng được tăng cường, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 

nhất trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thành công 52 

phiên đấu thầu tín phiếu Kho bạc Nhà nước, với tổng khối lượng trúng 

thầu đạt 22.075 tỷ đồng. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng tổ chức 

thành công 155 phiên giao dịch thị trường mở, với tổng khối lượng trúng 

thầu Ngân hàng Nhà nước mua vào tín phiếu còn thời hạn ngắn là 26.332 

tỷ đồng và Ngân hàng Nhà nước bán ra tín phiếu thu hút tiền về với 

doanh số 86.302 tỷ đồng. Nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam cũng tăng 

cao, ước tính đạt 4,2 tỷ USD, trong đó trên 80% được chuyển qua các 

ngân hàng thương mại. 

Thứ tám: Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại được cơ 

cấu lại và tiếp tục phát triển nhanh. 
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Thực hiện Quyết định 888/2005/QĐ- NHNN của Thống đốc NHNN, các 

NHTM bố trí lại các chi nhánh cấp 2, chuyển số đông lên thành chi 

nhánh cấp 1 trực thuộc trụ sở chính, các chi nhánh không đủ điều kiện 

chuyển xuống thành phòng giao dịch. Tất cả các NHTM đều mở rộng 

nhanh phòng giao dịch và chi nhánh ở các khu vực tiềm năng, đặc biệt là 

các NHTM cổ phần đô thị có tốc độ phát triển mạng lưới rất nhanh. Ước 

tính mạng lưới hoạt động của các NHTM đến hết tháng 12-2006 tăng gấp 

1,3 lần năm 2004, trong đó riêng các NHTM cổ phần tăng gấp 2 lần./. 



GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO 

TUYỂN TẬP ĐỀ THI, CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO CÁC NGÂN HÀNG 

 
Giá: 50.000đ 
Mã số: SB1 

Tác giả: Thạc sĩ MBA Nguyễn Chiến Thắng 
Tiến sĩ Toán Lê Đình Nam, Lê Giang 
Định dạng file PDF (~20MB) 
Bản đầy đủ gồm có 570 trang có đáp án. 

NỘI DUNG SÁCH 

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (gồm 555 câu trắc 
nghiệm nghiệp vụ: Tín dụng, Kế toán, Giao dịch viên , 
Thanh toán quốc tế. 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN (gồm 67 câu hỏi) 

PHẦN 3: BÀI TẬP (gồm 25 dạng bài tín dụng, 15 dạng 
bài kế toán khác nhau) 

PHẦN 4: IQ VÀ GMAT (gồm 51 câu hỏi GMAT, 150 câu 
hỏi IQ với nhiều kiểu tư duy khác nhau) 

PHẦN 5: TIẾNG ANH (gồm 142 câu hỏi tiếng Anh chia 
làm 9 DẠNG chính) 

PHẦN 6: TIN HỌC (gồm 150 câu hỏi tin học) 

PHẦN 7: VERBAL TEST - NUMERICAL TEST-
CLERICAL TEST (Gồm 44 câu hỏi tiếng Anh thi vào các 
ngân hàng nước ngoài như HSBC, JP Morgan Chase…) 

ĐÁP ÁN (Phần trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận, Bài tập 
nghiệp vụ, Tiếng Anh, IQ và GMAT đều có đáp án, được 
giải thích ngắn gọn và xúc tích) 

 

 

Giá: 100.000đ 
Mã số: SB2 

Tác giả: Thạc sĩ MBA Nguyễn Chiến Thắng, Lê Giang 
Định dạng file PDF (~10MB) 
Bản đầy đủ gồm có 362 trang với 322 câu hỏi phỏng vấn 
song ngữ Việt - Anh có đáp án. 

NỘI DUNG SÁCH 

PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN  

PHẦN 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO CUỘC PHỎNG 
VẤN ĐẦU TIÊN 

PHẦN 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUNG  

PHẦN 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ  

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV, THƯ XIN 
VIỆC VÀ THƯ CẢM ƠN  

PHẦN 6: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TRONG 
NGÂN HÀNG  

PHẦN 7: PHỤ LỤC SÁCH (Nguyên tắc phối màu trang 
phục, giai đoạn của một doanh nghiệp, cách lập báo cáo 
lưu chuyển tiền, mẫu báo cáo tài của ngân hàng). 

ĐÁP ÁN (322 câu phỏng vấn có đáp án song ngữ Việt - 
Anh trong đó có 103 Câu hỏi phỏng vấn thông tin chung 
và 219 câu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ ). 

 



 

CÁCH THANH TÓAN VÀ NHẬN SÁCH 

Cách 1: Thanh toán bằng thẻ cào Viettel 
Để nhận sách bạn chỉ cần mua 1 thẻ cào Viettel mệnh giá tương ứng đơn giá sách và các gói khuyến mại, sau đó bạn soạn 
tin nhắn có nội dung bao gồm mã số thẻ cào, Email và gửi đến số 0985.142.984. Sau khi kiểm tra thông tin mình sẽ gửi 
ngay sách cho bạn qua Email.  

Cách 2: Thanh toán qua ngân hàng 
Để quá trình thanh toán được nhanh chóng, thuận tiện mình chỉ cung cấp duy nhất một tài khoản ngân hàng Vietinbank đã 
đăng kí sử dụng dịch vụ SMS Banking, tự động nhận tin nhắn thông báo qua SMS ngay khi có thay đổi số dư. 

Gửi tiền hoặc chuyển khoản với số tiền tương ứng đơn giá sách và các gói khuyến mại vào tài khoản sau 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN MINH 
Số Tài khoản: 711A16993918 

Lưu ý: Để xác nhận thông tin khi thanh toán qua ngân hàng 
Ngay sau khi chuyển khoản/nộp tiền bạn hãy soạn tin nhắn với nội dung bao gồm Họ tên đầy đủ của bạn, Email, Số tài 
khoản chuyển tiền (nếu chuyển khoản) và gửi đến số 0985.142.984. Sau khi kiểm tra thông tin mình sẽ gửi ngay sách 
cho bạn qua Email.  

ĐƠN GIÁ SÁCH VÀ CÁC GÓI KHUYẾN MẠI 

 

 

 

 

THÔNG TIN KHUYẾN MẠI 

(chỉ áp dụng khi thanh toán qua ngân hàng) 

Khi mua sách các bạn còn được gửi kèm toàn bộ gói 
khuyến mại 4 in 1 dưới đây (Mã số: KM1) 

+/ 1 tài khoản vip trên tailieu.vn không giới hạn số lượng 
và thời gian, 

+/ 1 bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng Sacombank lưu hành 
nội bộ, có đáp án. thang điểm. 

+/ 1 bộ sách Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi 
Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 

(Tài liệu cực hiếm của PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, trường 
ĐH Kinh Tế TP HCM ) 

+/ 1 bộ luật ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng mới nhất. 

.Lưu ý: giá bán lẻ cho gói khuyến mại trên là 20.000đ 
thanh toán theo phương thức dưới đây. 
 

THÔNG TIN KHUYẾN MẠI 

(chỉ áp dụng khi thanh toán qua ngân hàng) 

Khi mua sách các bạn còn được gửi kèm toàn bộ gói 
khuyến mại 9 in 1 dưới đây (Mã số: KM2) 

+/ 1 tài khoản vip học tiếng anh 1 năm trên hellochao.vn, 
tienganh123.com 

+/ 1 tài khoản vip Up.4share.vn thời hạn 1 năm 

+/ 37 dạng bài tập tín dụng có đáp án 

+/ 14 đề thi vào các ngân hàng năm 2011, 2012 có đáp án 

+/ 25 Mẫu Sơ yếu lý lịch (CV/Resume) 

+/ 12 Mẫu Thư xin việc (Cover Letter) 

+/ Nội dung phỏng vấn Tín dụng CN và DN năm 2012 

+/ Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm Thi giao dịch viên 

+/ Bộ văn bản pháp luật tín dụng hiện hành 

Lưu ý: giá bán lẻ cho gói khuyến mại trên là 50.000đ 
thanh toán theo phương thức dưới đây. 
 

STT Mã số Tên giao dịch Giá 

1 KM1 Gói khuyến mại 4 in 1 20.000đ 

2 KM2 Gói khuyến mại 9 in 1 50.000đ 

3 SB1 Sách Tuyển tập Đề thi vào các Ngân hàng 50.000đ 

4 SB2 Sách Tuyển tập Câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng 100.000đ 

http://tailieu.vn/
http://www.hellochao.vn/
http://www.tienganh123.com/
http://4share.vn/


MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Câu hỏi 1: Tôi có thể nhận sách trước gửi tiền sau được không ? 

Trả lời: Chấp nhận cách thanh toán này. Tuy nhiên sách gửi trước đã được đặt pass giải nén, khi nào bạn gửi mã thẻ cào 
hợp lệ hay thanh toán thành công qua ngân hàng mình sẽ gửi pass để bạn giải nén. 

Câu hỏi 2: Khi giao dịch thành công, sau bao lâu tôi có thể nhận được sách? 

Trả lời: Thường thì không quá 5 phút sau thanh toán thành công bằng một trong hai cách trên bạn sẽ nhận được sách vì 
có rất nhiều cách gửi sách dù bạn giao dịch bất kì thời điểm nào trong ngày.  

 Trường hợp mình đang sử dụng máy tính bạn sẽ nhận được ngay Email chuyển tiếp. 
 Trường hợp mình không sử dụng máy tính bạn vẫn nhận được sách ngay bằng cách 
 Gửi tài khoản Email do mình lập cho bạn qua SMS để bạn download tài liệu có sẵn trong hộp thư đến 
 Gửi link download qua SMS để bạn tải trực tiếp từ trình duyệt web. 

Câu hỏi 3: Nếu có bản cập nhật mới tôi có được nhận không?  

Trả lời: Bản cập nhật mới sẽ tự động gửi qua Email lưu trữ thông tin cá nhân do bạn cung cấp, và được thông báo trước 
qua SMS. Ưu tiên gửi sớm cho những bạn thanh toán qua ngân hàng, giao dịch nhiều lần (VIP). 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 

I. HƯỚNG DẪN MỞ SÁCH 
+/ Sau khi nhận được Email bạn tải file đính kèm sau đó giải nén và mở bằng phần mềm đọc file PDF. 
+/ Có một số trường hợp bạn không thể mở được file pdf. 
Nguyên nhân: Bạn đang dùng phần mềm đọc file pdf phiên bản cũ. 
Khi gặp trường hợp này bạn hãy tải file đính kèm Email FoxitReader.rar hoặc click TẠI ĐÂY để tải link trực tiếp sau đó 
cài đặt và mở sách. 

II. HƯỚNG DẪN TRA CỨU  
Hiện sách đã được tạo các siêu liên kết (là các chữ màu xanh) giữa câu hỏi và câu trả lời, do đó việc tra cứu và sử 
dụng rất đơn giản và dễ dàng. 
Bạn chỉ việc Click vào phần chữ  có chứa liên kết  sẽ thấy ngay đáp án hoặc click ngược lại để thấy câu hỏi. 

 

Mọi vấn đề liên quan đến tài liệu liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ sớm nhất.  

Anh Minh 
Mobile: 0985.142.984  
Yahoo: sorry_honeyhn 

 

 

http://cdn04.foxitsoftware.com/pub/foxit/reader/desktop/win/5.x/5.3/enu/FoxitReader531.0606_enu_Setup.exe
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